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Tóm tắt nội dung công trình



Zeolit A là vật liệu aluminosilicat tinh thể có công thức hoá học tổng quát là:


Na56[(AlO2)96(SiO2)192].216H2O



Vật liệu này chứa bên trong nó một hệ mao quản đồng nhất (đường kính mao quản ~ 4A0) và các hốc lớn (~11.4 A0). Bề mặt của zeolit A tích điện âm được bù trừ bởi các cation Na+, K+, Ca2+,v.v... Do đó, zeolit A là vật liệu hấp phụ rất ưa nước (phân cực mạnh) và có khả năng trao đổi cation rất tốt. Từ lâu (~1960 đến nay) zeolit A được ứng dụng rất rộng rãi trong công nghiệp và đời sống như là chất hấp phụ ẩm và là chất trao đổi ion dạng polyme vô cơ, 80% lượng zeolit được sử dụng dụng trong công nghiệp hoá học và dịch vụ xã hội là zeolit A.



Trong công trình này, chúng tôi đã cố gắng thiết lập một quy trình điều chế zeolit A thích hợp nhất, phù hợp với trình độ công nghệ và kinh tế của Việt nam. Các thiết bị  cũng được chế tạo tương ứng với điều kiện làm việc thủ công và bán tự động.



Các sản phẩm nhận được (dạng bột và dạng hạt) đều đáp ứng chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật (KT - KT): độ tinh thể 90 -100% (theo IR và XRD) tỉ số SiO2/Al2O3 =2 và độ hấp phụ ẩm (ở Pnước = 4 mmHg) là 25% (dạng bột), và 19 - 20% (dạng hạt). Các zeolit dạng hạt được sản xuất dưới nhiều dạng kích thước khác nhau, hình dạng khác nhau, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.



Điểm mới của dự án là: 


· Sử dụng nguyên liệu trong nước.


· Quy trình chế tạo zeolit dạng bột có thời gian kết tinh ngắn hơn so với các tài liệu công bố trong và ngoài nước ( 3 - 8h so với > 20h).


· Quy trình chế tạo zeolit dạng hạt đặc thù (vì đây là bí quyết công nghệ không ai công bố).


· Thiết lập một số  phương pháp đặc trưng độ hấp phụ H2O, tương đối phù hợp với điều kiện Việt Nam: thao tác tương đối đơn giản, nhanh  và độ chính xác tin cậy.


Phần I. Các thông tin chung về dự án


I. Các thông tin chính.


1. Tên dự án: Sản xuất thử nghiệm zeolit A dạng bột và hạt dùng cho xử lý môi trường.


2. Thuộc dự án: Sản xuất thử nghiệm độc lập cấp nhà nước.


3. Mã số: 
DA §L - 2003/10.


4. Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ 3/2003 - 3/2005.


5. Kinh phí thực hiện dự kiến: 5 000 triệu đồng.


Trong đó, từ ngân sách sự nghiệp khoa học: 1 500 triệu đồng.


6. Thu hồi: 


Kinh phí thu hồi: 1039,5 triệu đồng (70% giá trị hợp đồng -1485 triệu)


Thời gian thu hồi: Đợt 1: 3/2006, Đợt 2: 3/2007.


7. Tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện dự án: 




Phòng Hoá lý - Bề mặt, Viện Hoá học, Viện KH&CN VN




Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà nội




Điện thoại: 04 -8361145


8. Cá nhân đăng ký chủ nhiệm dự án: Nguyễn Hữu Phú




Học vị: 
TS




Chức vụ: 
Trưởng phòng nghiên cứu




Địa chỉ: 
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà nội




Điện thoại: 
04- 8361145


9. Cơ quan phối hợp chính


1. Viện Phim Việt Nam, Ngọc Khánh, Hà nội


2. Trung tâm Công nghệ và Dịch vụ nguyên liệu Khoáng, Gia Lâm, Hà nội; Fax: 8274580


3. Trung tâm khoa học và công nghệ Môi trường, Viện KH Bảo hộ lao động.


4. Công ty cổ phần khí công nghiệp Việt nam, Gia lâm, Hà nội.


II. Mục tiêu, nội dung và phương án triển khai dự án.

1. Mục tiêu:



Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất zeolit A dạng bột trên cơ sở nguyên liệu Việt Nam với công suất vừa phải 10-15 tấn/năm.



Hoàn thiện quy trình sản xuất zeolit hạt có kích thước thích hợp về thành phần, hình dáng và độ bền cơ học, đáp ứng các yêu cầu sử dụng khác nhau.


2. Nội dung:


2.1. Hoàn thiện công nghệ sản xuất zeolit A dạng bột.


· Lựa chọn nguyên liệu thích hợp cho quá trình chế tạo zeolit A.


· Xác định điều kiện tối ưu để rút ngắn thời gian kết tinh và tăng độ tinh thể.


· Nghiên cứu điều kiện thuận lợi nhằm tăng kích thước tinh thể zeolit A.


· ảnh hưởng của các phụ gia (hữu cơ, vô cơ) đến độ tinh thể.


· Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình lọc rửa sản phẩm.


· Hoàn thiện quy trình & công nghệ sấy zeolit bột.


· Hoàn thiện quy trình & công nghệ nung zeolit bột.


2.2. Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất zeolit A dạng hạt:


· Nghiên cứu các công nghệ tạo hạt phù hợp với mục đích sử dụng


· Lựa chọn thành phần hỗn hợp (zeolit, nước, chất phụ gia...) với mục đích đảm bảo chất lượng sản phẩm và tăng cường độ bền của hạt.


· Lựa chọn chất kết dính để tạo hạt theo hình dạng và kích thước thích hợp.


· Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kết dính đến các tính năng của zeolit (độ hấp phụ, khả năng trao đổi ion ...).


· Nghiên cứu chế độ nén, cắt sợi đùn ướt, vê viên...


· Hoàn thiện quy trình & công nghệ sấy zeolit dạng hạt.


· Hoàn thiện quy trình & công nghệ nung zeolit dạng hạt.


2.3. Thiết kế chế tạo một số thiết bị:


· Thiết bị chuẩn bị hỗn hợp nguyên liệu: NaOH, Na2SiO3, Al(OH)3...


· Thiết bị kết tinh : 80-100oC, 30 Kg zeolit khô/ mẻ.


· Thiết bị lọc rửa


· Tủ sấy 150 - 200oC, công suất 40 - 50kg zeolit/mẻ.


· Lò nung zeolit hạt: ~ 50 Kg/mẻ.


2.4. Tổ chức sản xuất thử (có danh sách kèm theo- phụ lục 9): 


· ~ 25 tÊn zeolit bét


· ~ 10 tấn zeolit hạt 


2.5. Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm: tương đương sản phẩm nhập ngoại cùng loại 



Dạng bột:
Độ tinh thể: 90 -100% (theo IR và XRD)





Độ hút ẩm: 20 - 25 % ở 
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= 4 mmHg







SiO2/Al2O3 = 2



Dạng hạt: 
Kích thước hạt trụ: d = 1 - 4 mm





Kích thước hạt tròn: 

[image: image2.wmf]f


 = 0,5 - 3,5 mm.





Độ bền cơ học: > 9 Kg/cm2




Độ hấp phụ H2O ~ 20% (ở 
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Phần II. Báo cáo kết quả thực hiện dự án


1. Giới thiệu chung


Zeolit A là vật liệu aluminosilicat tinh thể có cấu trúc mao quản được sử dụng đầu tiên trong công nghiệp hóa học vào cuối thập kỷ sáu mươi (60) của thế kỷ trước dùng để tách parafin mạch nhánh và mạch thẳng. Từ đó đến nay, mặc dù khoa học công nghệ về zeolit phát triển một cách nhanh chóng và đã tìm ra nhiều loại zeolit khác như Y, ZSM-5, ZSM-11, Mordenit,... Song, zeolit A vẫn chiếm vị trí hàng đầu về ứng dụng công nghiệp.



Các lĩnh vực ứng dụng chính của zeolit A là:


Làm chất trao đổi ion: hiện nay zeolit A được ứng dụng chủ yếu làm chất phụ gia cho bột giặt, xử lý NH4+ trong nước, do đó, người ta dùng zeolit A làm chất xử lý nước muôi tôm, nhằm giảm hàm lượng NH4+ dư thừa do thức ăn và các chất bẩn chứa nitơ tạo ra.


Làm chất hút ẩm (làm khô): zeolit A có ái lực rất lớn với H2O (hút ẩm), do đó được dùng làm chất làm khô rất tốt (tốt hơn silicagel, canxi clorua,...) vì nó có "lực" hút các phân tử H2O rất lớn, ngay cả áp suất thấp 2-4mmHg H2O, zeolit A vẫn có khả năng hấp phụ H2O. Đặc biệt, tốc độ hấp phụ lớn, do đó zeolit được áp dụng trong công nghệ làm khô không khí để hoá lỏng.



Do bề mặt riêng lớn và dung lượng trao đổi ion lớn nên zeolit A được sử dụng rất nhiều và rất hiệu quả trong lĩnh vực xúc tác - hấp phụ.



Lần đầu tiên, zeolit được sản xuất ở quy mô công nghiệp vào những năm 1954 và 1960, trong đó zeolit A  chiếm khoảng 80% tổng sản lượng. Ví dụ, năm 1998 lượng zeolit tổng hợp hàng năm của thế giới là 1,3 triệu tấn, nhưng trong đó đã có 1,1 triệu tấn là zeolit A. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn rất nhiều các công trình nghiên cứu và các bằng sáng chế liên quan đến quá trình tổng hợp và biến tính các zeolit này vẫn được công bố hàng năm nhằm hoàn thiện quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Hiện nay trong 126 cấu trúc zeolit được biết, zeolit A là một trong số các zeolit được sử dụng ở quy mô công nghiệp 



ở Việt Nam, một số cơ sở nghiên cứu đã tiến hành tổng hợp zeolit A ở quy mô phòng thí nghiệm:


· Viện Hóa học Công nghiệp Hà Nội. 


· Phân viện Khoa học Vật liệu TP Hồ Chí Minh.


· Khoa Hóa học, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.


· Khoa Hóa học, Trường ĐH Bách Khoa TP Hồ Chí Minh.


· v. v....



Tại các cơ sở đó, zeolit A được tổng hợp từ nguồn hóa chất hoặc từ khoáng sét tự nhiên. Tuy nhiên, sản phẩm nhận được có độ tinh thể không cao, lẫn nhiều pha lạ (zeolit P, Sodalit, ...) hoặc thời gian kết tinh khá dài  > 24h ở 80-100oC.



Phòng Hóa lý - Bề mặt, Viện Hóa học, Trung tâm KHTN&CNQG đã nghiên cứu một cách hệ thống nhiều năm, nhằm cải tiến quy trình (tăng độ kết tinh, rút ngắn thời gian kết tinh, chọn vật liệu thích hợp...) ở quy mô phòng thí nghiệm và ở quy mô nhỏ 10-15 kg/mẻ (3 -5 tấn/năm) với độ tinh thể 100%, chất lượng tương đương với sản phẩm nhập ngoại cùng loại.



Xét về mặt quy trình tổng hợp thì không còn vấn đề gì nan giải đáng kể, song các vấn đề "mặt hàng" sản phẩm đang cần phải cải tiến, hoàn thiện, đặc biệt là về hình thức, mẫu mã, ổn định chất lượng sản phẩm và nâng cao năng lực thiết bị để đáp ứng yêu cầu của thị trường và mang lại hiệu quả kinh tế cao.



ở nước ta, hàng năm phải nhập khoảng 30-40 ngàn tấn chất hấp phụ có chứa zeolit A để xử lý nước nuôi trồng thủy sản.



Căn cứ vào nhu cầu sử dụng zeolit A ở nước ta và dựa vào điều kiện cụ thể của cơ sở, trong khuôn khổ dự án này, chúng tôi chọn phương án sản xuất zeolit A bán thủ công với công nghệ tự  xây dựng, đáp ứng được các yêu cầu là: chỉ cần đầu tư nhỏ mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm với giá hợp lý. Hơn nữa, đây là cơ sở ban đầu để đề xuất một dây chuyền sản xuất zeolit đầu tiên ở Việt Nam với quy mô bán công nghiệp.



Giá nhập ngoại hiện nay: ~ 6 USD/kg zeolit A (~ 95.000 ®). Tuy sản xuất ở quy mô nhỏ, giá thành sản xuất trong nước vẫn thấp hơn so với  nhập ngoại. Nếu mở rộng sản xuất, tăng năng suất thiết bị, ổn định quy trình công nghệ thì giá thành sẽ có thể giảm nhiều hơn nữa. 


2. Các kết quả đạt được và thảo luận

2.1. Chế tạo và lắp đặt thiết bị chính
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a. Thùng kết tinh: 


· Dung tích: 250 lít


· Vật liệu: thép không rỉ, chịu kiềm.


· Nhiệt độ làm việc: 90 - 100 0C.


· Chế độ nạp liệu gián đoạn: 10 h/mẻ.


· Công suất: 30 Kg zeolit kh«/mÎ.



Đặc điểm thiết bị: 


· Đây là thùng kết tinh  hoàn toàn tự thiết kế theo yêu cầu công nghệ đơn giản nhất (đốt than, gia nhiệt bằng nước nóng, 90 - 1000C).


· Sản phẩm kết tinh đạt độ tinh thể ~ 100% (theo IR và XRD)


b. Tủ sấy 100 - 2000C.


[image: image19.wmf]

Hình 2. Tủ sấy zeolit 


· Kích thước:1500 x 1000x800


· Công suất: 40 Kg zeolit kh«/mÎ


· Điều khiển nhiệt độ tự động: 100 - 200oC


c. Lò nung

[image: image20.wmf]
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· Kích thước: 1600x1400x1200


· Công suất: 40 Kg zeolit kh«/mÎ (5h)


· Điều khiển tự động


(Do Phòng Hoá lý - Bề mặt và Phòng Quang điện và Môi trường, Viện Vật lý và Điện tử, Viện KH&CN VN chế tạo, lắp đặt).


d. Hệ thiết bị tạo viên: Gồm 3 thiết bị chính (có hình vẽ kèm theo- phụ lục 10) 
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Hình 4. Sơ đồ nguyên tắc thiết bị tạo viên

· Kích thước: 


· Công suất: 50 Kg/mẻ


· Chế độ làm việc: bán tự động


Do phòng Hoá lý - Bề mặt và Xưởng cơ khí chính xác, Viện cơ học ứng dụng, Viện KH&CN Việt nam chế tạo và lắp đặt.
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Hình 5. Các hạt zeolit A dạng viên tròn

[image: image23.wmf]e. Máy ép đùn trụ.


· Công suất: 50 Kg/h


· Kích thước: 
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0,5 - 4mm.
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Hình 7. Các hạt zeolit dạng viên trụ


f. Máy nghiền bi 


[image: image24.bmp]

· Công suất: 15 Kg/h


g. Ngoài ra còn nhiều dụng cụ phụ trợ: chuẩn bị dung dịch đầu, rửa sản phẩm (máy ly tâm, thùng pha trộn, v.v...).


Nhận xét phần 1:



Để thực hiện các nội dung khoa học và công nghệ của dự án, chúng tôi đã:


· Xây dựng các thiết bị chủ yếu để sản xuất zeolit A dạng bột tinh thể và dạng hạt.


· Thiết bị kết tinh là kết quả của dự án (không có mẫu trong tài liệu tham khảo, ở Việt nam chưa cơ sở nào chế tạo thiết bị kết tinh như thế).


· Đây là cơ sở khoa học - công nghệ có khả năng chế tạo các hạt xúc tác hấp phụ dạng bột và dạng hạt ở quy mô vừa phải (tạ, tấn).


3. Công nghệ (quy trình và thiết bị) chế tạo zeolit A dạng bột

3.1 Quy trình


Để thiết lập một quy trình tổng hợp zeolit A có hiệu suất sản phẩm, độ tinh thể, cấu trúc tinh thể, và độ sạch pha tối ưu, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu các vấn đề sau đây:


1. Lựa chọn nguyên liệu thích hợp để sản xuất zeolit NaA (zeolit A chứa ion bù trừ điện tích Na+): Các nguyên liệu ban đầu: Cao lanh Phú thọ, Yên bái,  Hà giang và Huế, nguồn hoá chất (thuỷ tinh lỏng của Công ty Hoá chất Thái Hà (Việt nam), Al(OH)3, NaOH (Công ty Hoá chất Việt nam)). 


Nhận xét: để có zeolit A chất lượng tốt (hiệu suất cao, độ tinh thể ~100%) thì nên chế tạo từ nguồn hoá chất kỹ thuật (xem phụ lục 1).


2. Xác định điều kiện tối ưu để rút ngắn thời gian kết tinh và tăng độ tinh thể (xem ảnh hưởng của các chất tạo cấu trúc vô cơ, hữu cơ; ảnh hưởng của mầm tinh thể, ảnh hưởng của nhiệt độ), (xem phụ lục 2 và 4).


3. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng (hàm lượng nước trong gel, thời gian làm già, nhiệt độ và thời giàn kết tinh) đến kích thước hạt tinh thể (xem phụ lục 3)


4. Nghiên cứu tối ưu hoá quá trình lọc rửa zeolit A (xem phụ lục 5)


5. Nghiên cứu quá trình nung (dehydrat hoá) zeolit bột NaA (xem phụ    lục 6).


Từ các nghiên cứu trên dẫn đến một quy trình chế tạo zeolit Na A bột như sau


[image: image25.png]





Hình 9. Sơ đồ tổng hợp zeolit Na A


Dung dịch thuỷ tinh lỏng (Na2O 3,45%, SiO2 10,59%) và dung dịch aluminat natri (Na2O 13,14%, Al2O3,...) được pha trộn vào nhau (khuấy liên tục) theo một tỷ lệ cần thiết (tính theo thành phần mol) để tạo gel có thành phần


2Na2O. Al2O3.1,75SiO2.70H2O


thêm khoảng 1% lượng mầm tinh thể zeolit A vào gel làm già gel trong 3 giờ, sau đó kết tinh ở nhiệt độ 80 - 1000C trong 3 - 8h. Sau kết tinh, sản phẩm được lọc rửa đến pH = 9 - 10, sấy ở 120 0C và nung ở 4000C trong 3h.


Đặc trưng mẫu zeolit Na A



Sau khi tổng hợp, mẫu zeolit được kiểm tra bằng các phương pháp  IR, XRD, dung lượng hấp phụ ẩm, tốc độ hấp phụ ẩm. 



Sau đây là kết quả đặc trưng mẫu đại diện(

(i). Phổ IR


[image: image26.png]





(ii). Phổ XRD


[image: image27.png]





(iii). Dung lượng hấp phụ H2O


        Dung lượng hấp phụ H2O (a%) được đo bằng thiết bị tự lắp đặt (Hình 12a,b)
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1. Bình N2



3. Mẫu zeolit (đặt trong ống chữ U)



2. Bình H2O



4. Điều khiển nhiệt độ



    : Van điều chỉnh
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Trong đó:
P : áp suất hơi nước ở nhiệt độ T.





Po: áp suất hơi bão hoà ở nhiệt độ T.





Pa: áp suất khí quyển.





V1: lưu lượng N2 không qua bình H2O.





V2: lưu lượng N2 qua bình H2O ở nhiệt độ T.



Cách đo: sau thời gian nhất định, bình đựng mẫu (2g) được cân và suy ra được lượng nước bị hấp phụ.
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Hình 12b. ảnh dụng cụ đo dung lượng hấp phụ
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(iv). Tốc độ  hấp phụ H2O.



Đây là phép đo so sánh tốc độ hấp phụ giữa các chất, lấy 5 - 10g chất hấp phụ, nung ở 400oC, 3h. Sau khi để nguội (trong bình cách ẩm), đo các giá trị độ ẩm từ ~ 70 % đến 20% (RH) theo thời gian.



Các mẫu có dung  lượng hấp phụ tốt, độ tinh thể tốt, tốc độ hấp phụ nằm trong khoảng 40 - 90 phút/(70 - 20)%RH, 1,25 - 0,55 %RH/phút.
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Hình 14. Tốc độ hấp phụ H2O (tương đối).

(số liệu theo sổ nhật ký ngày 3-8-2004)


4. Chế tạo hạt zeolit 


Zeolit A ở dạng bột không thể sử dụng trong nhiều quá trình công nghệ liên tục (làm khô dòng không khí ẩm, xử lý NH4+ trong dòng nước cấp, v.v...). Do đó, cần phải chế tạo zeolit dạng hạt để đáp ứng yêu cầu sử dụng của thị trường.



Hạt zeolit cần có kích thước và hình dáng thích hợp, cần có độ bền cơ học và độ hấp phụ (dung lượng và tốc độ) cần thiết.



Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu các khoản mục sau đây để xác định quy trình tạo hạt zeolit


1. Lựa chọn chất kết dính: đất sét, oxyt nhôm, thuỷ tinh lỏng,v.v...


2. Lựa chọn tỉ phần thích hợp giữa chất kết dính và zeolit bột.


3. Lựa chọn chế độ tạo hạt: chọn máy, thủ tục pha trộn, tạo viên.


4. Chế độ sấy và nung hạt.


Từ các kết quả nghiên cứu trên chúng tôi đã đạt được các hạt zeolit: 


· Hình trụ: 
d = 1,2,3 và 4 mm (Hình 15)




· Hạt tròn: 
d = 0,5 - 1 mm


       1,5 - 2 mm


     



       3 - 3,5 mm (Hình 16)




Các kết quả xác định độ hấp phụ của zeolit hạt A thành phẩm


1. Đo dung lượng hấp phụ:


Hạt  A(HLBM)


Điều kiện đo:
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Hình 17. Dung lượng hấp phụ H2O của các hạt zeolit 


(Số liệu theo sổ nhật ký ngày 23 - 7 - 2004)
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Hình 18. Tốc độ hấp phụ của các hạt zeolit 


(Số liệu theo sổ nhật ký ngày 30-8-2004)


Nhận xét phần 4:



Dự án đã chế tạo được các zeolit dạng hạt có độ bền cơ học, độ hấp phụ ẩm xấp xỉ một số zeolit hạt thương mại (Trung Quốc, Đức, Nga,...), đáp ứng mục tiêu để ra của dự án.


5. Một số kết quả về xây dựng các phương pháp  đặc trưng vật liệu 


Trong dự án này, chúng tôi đã xây dựng một số phương pháp đo đạc các tính chất hấp phụ của vật liệu môt cách thuận lợi và đạt độ chính xác cần thiết.


Ngoài các phương pháp IR, XRD, chúng tôi còn xây dựng các phương pháp:


5.1. Phương pháp đo dung lượng hấp phụ H2O (Hình 12 a,b)


5.2. Phương pháp đo tốc độ hấp phụ (như đã trình bày ở điểm (iv) mục 3)


5.3. Phương pháp đo độ cứng cơ học của hạt (Hình 19)


[image: image16.png]





Hình 19. Dụng cụ đo độ bền cơ học của hạt zeolit (KG/cm2)



Nguyên tắc:



Hạt zeolit được đặt giữa khoang nén của cán ép thuỷ lực. Khi hạt vỡ, áp suất được biểu thị (dừng lại) ở đồng hồ đo. 



Độ bền cơ học của hạt được tính:
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Trong đó:  
F: độ bền (KG/cm2).





P: lực (KG).





s: tiết diện của hạt (cm2).


Bảng 1. Độ bền cơ học các hạt zeolit thương mại và của Dự án


		Loại hạt

		Hình dạng

		Đường kính


(mm)

		Độ cứng


(KG/cm2)

		Độ cứng trung bình (KG/cm2)



		Trung Quốc

		Tròn

		3

		85


64


80


96

		80



		Trung Quốc

		Trụ

		2

		85


96.8


103


109

		98



		Nga

		Trụ

		3

		172


193


166


187

		188



		HLBM

		Trụ

		1

		385


361


457


577

		445



		HLBM

		Trụ

		2

		121


145


169


169

		151



		HLBM

		Trụ

		3

		117


128


133


133

		128



		HLBM

		Tròn

		1

		374


467.7


514


374

		421



		HLBM

		Tròn

		2

		145


145.2


169


121

		145



		HLBM

		Tròn

		3

		75


86


81


107

		86






Các phương pháp này hầu như lần đầu tiên được áp dụng ở PTN để xác định các tính chất của zeolit. 



Từ các kết quả trên có thể thấy rằng, các zeolit hạt của Dự án đều đạt và vượt các tính chất (độ bền cơ học, tốc độ và dung lượng hút ẩm) của các zeolit thương mại nhập ngoại (Trung Quốc, Nga...)


Phần Iii. Các kết quả chính, khả năng ứng dụng sản phẩm và một số kết quả khác của dự án.

3.1. Các kết quả chính của dự án


1. Đã nghiên cứu và đề xuất một quy trình tổng hợp zeolit A tối ưu: nguyên liệu sẵn có, điều kiện kết tinh không ngặt nghèo (thời gian kết tinh 3 - 8h, nhiệt độ kết tinh  80 - 90oC,v.v...), tốn ít năng lượng. Sản phẩm zeolit có chất lượng ổn định: độ tinh thể 90 - 100% (theo IR và XRD), màu trắng, dạng bột mịn, có dung lượng trao đổi ion 3 - 3,5 mđlg/g, độ hấp phụ ẩm 20-25%.


2. Thiết kế chế tạo reactơ kết tinh quy mô cỡ 30 Kg zeolit khô/mẻ, bằng vật liệu chịu kiềm, ổn nhiệt tốt,gia nhiệt dễ và ổn định.


3. Lắp đặt một hệ dây chuyền sản xuất (hệ thống chuẩn bị nguyên liệu, nạp liệu, reactơ kết tinh, tủ sấy, lò nung, hệ thiết bị tạo hạt,v.v...) bảo đảm sản xuất ổn định ~ 30 - 50 Kg zeolit hạt/ngày.



Đó là một kết quả rất quan trọng, nó cho phép chuyển nhanh các ứng dụng khoa học - công nghệ trong PTN ra sản xuất thực tế.


4. Đã xác định quy trình và các "đơn pha chế" tạo hạt bảo đảm độ hấp phụ và độ bền cần thiết của các hạt zeolit với các kích thước và hình dáng khác nhau.


5. Lần đầu tiên ở Việt Nam, đã xây dựng các phương pháp xác định độ hấp phụ H2O của zeolit ở áp suất tương đối của nước thấp (P/Po = 0,1 - 0,2), tốc độ hấp phụ, độ bền cơ học để xác định nhanh  chất lượng sản phẩm.


6. Sản phẩm chính của Dự án là zeolit A dạng bột và dạng hạt đều đạt chất lượng như mục tiêu đã đề ra.


3.2. Các lĩnh vực đã ứng dụng thử nghiệm zeolit NaA


1. Phụ gia cho bột giặt


Để giảm độ cứng của H2O, bột giặt thường phải trộn thêm tripolyphosphat natri (Na5P3O10) để tạo ra CaP6O184- hoặc Ca2P6O18-2,v.v... tan vào nước. Các ion phosphat gây ô nhiễm môi trường. Do đó cần thay thế P3O10-5 bằng zeolit NaA. Hiện nay, ứng dụng này chưa phát triển ở Việt Nam, các sản phẩm zeolit A của Dự án đang được ứng dụng ở dạng thử nghiệm, chào hàng.


2. Chế tạo bột zeolit xử lý nước nuôi tôm.


Sản phẩm dự án đang được triển khai với Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng Khoáng sét ở Gia lâm, ~50 tấn bột zeolit.


3. Chế tạo hộp xử lý NH4+ cho nước uống dân cư thành phố, với giá thành ~ 300đ/l (dịch vụ đang triển khai).


4. Sản xuất vật liệu làm khan sơ bộ cho các hệ khí công nghiệp: khí tua bin, khí trước tháp làm lạnh không khí,v.v...


(Các Hợp đồng thử nghiệm với nhà máy đạm Bắc Giang, sản xuất khí Yên Viên, đang thực hiện...)


5. Sản xuất vật liệu chế tạo cồn (C2H5OH) > 99,5%


Đây là một đầu ra rất lớn của Dự án với công nghệ chế tạo phụ gia xăng và xăng từ thực vật. (Hợp đồng với Công ty phụ gia và sản phẩm dầu mỏ Hà nội, sản xuất 1,5 tấn cồn 99,5%) và chào hàng cho nhiều đối tác ở TP Hồ Chí Minh nhiều tạ zeolit cho sản xuất thử nghiệm cồn tuyệt đối.


6. Bảo quản phim ảnh và tư liệu quý hiếm


Trong nhiều năm, zeolit NaA được sử dụng để bảo quản phim điện ảnh ở Viện Phim Việt Nam (tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh) với số lượng và chất lượng ổn định.


Các kết quả đó có thể triển khai rộng rãi cho nhiều cơ sở bảo quản phim ảnh và tư liệu quý hiếm ở Việt nam và một số nước khác.


Những kết quả được trình bày ở trên chỉ mới bước đầu, song có rất nhiều triển vọng. Dự án sẽ phát huy hiệu quả cao hơn trong thời gian sắp tới.


3.3. Các kết quả khác của Dự án


1. Đã đào tạo hàng năm các sinh viên tốt nghiệp (10 sinh viên/2năm) thực hiện đề tài liên quan: tổng hợp zeolit, các đặc trưng và tính chất xúc tác hấp phụ.


2. Đã công bố nhiều báo cáo, bài báo : 7 bài (có danh sách kèm theo - phụ lục 11).


3.4. Kinh phí thực hiện Dự án


Tổng kinh phí vay: 
1500 triệu đồng


Kinh phí đã quyết toán: 1500 triệu đồng 


		Mục

		KP đề nghị quyết toán (VNĐ)



		109

		46 569 898



		110

		1 635 000



		111

		8 462 455



		113

		34 053 000



		114

		517 610 000



		117

		4 502 500



		119

		656 339 450



		134

		37 887 697



		145

		193 000 000



		Tổng

		1 500 000 000





Hoàn trả kinh phí của Dự án: theo Hợp đồng với Bộ KH&CN, thì thời hạn trả kinh phí lần thứ nhất là 3/2006. Hiện nay, chúng tôi đang triển khai tích cực các hợp đồng bán sản phẩm để bảo đảm trả kinh phí đúng hạn.


Phần iV. Kết luận và Kiến nghị


Nhờ sự quan tâm giúp đỡ về mọi mặt (tài chính, hành chính,...) của Bộ KH&CN Việt Nam, của Viện KH&CN Việt Nam, của Viện Hoá học, Viện KH&CN Việt  Nam và của nhiều tập thể, đồng nghiệp ở các trường Đại học và các Viện nghiên cứu liên quan, chúng tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Dự án đã đề ra:


· Sản xuất zeolit NaA dạng bột và dạng hạt ở quy mô pilot (tạ, tấn) có chất lượng cao và ổn định, đáp ứng một số nhiệm vụ trong xử lý môi trường nước và khí.


· Các kết quả đạt được chỉ mới là bước đầu, song có thể nói, đã tạo ra một "bước nhảy" trong việc sản xuất và triển khai ứng dụng các vật liệu hấp phụ xúc tác dị thể (rắn) cho nhiều lĩnh vực công nghiệp và kinh tế của nước ta.


Tuy nhiên, qua Dự án này, chúng tôi thấy còn có các vấn đề cần phải quan tâm, giải quyết:


1. Để bán được sản phẩm thì cần có sự đầu tư đáng kể về "marketing" sản phẩm.


2. Để áp dụng cho các cơ sở sản xuất lớn, cần phải có một sự hỗ trợ của nhà nước về tài chính và chính sách....


Lời cảm ơn


Chủ nhiệm và các thành viên Dự án DAĐL - 2003/10 xin chân thành cảm ơn Bộ Khoa học Công nghệ Việt nam, Viện KH&CN Việt nam, Viện Hoá học Viện KH&CN Việt nam, các nhà khoa học - công nghệ, các cơ sở nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm v.v... đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi thực hiện Dự án này.

Viện Hoá học




   Chủ nhiệm Dự án 


GS. Nguyễn Hữu Phú
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Hình 10. Phổ IR của zeolit A



1. Mẫu chuẩn (Pháp); 2. Mẫu sản xuất.
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Hình 11. Phổ XRD của zeolit A



1. Mẫu chuẩn (Pháp); 2. Mẫu sản xuất
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Hình 15.  Zeolit A dạng hạt trụ
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Hình 16.  Zeolit A dạng hạt tròn
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Hình 12a. Sơ đồ đo dung lượng hấp phụ, a%H2O
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Hình 13. Dung lượng hấp phụ H2O



(Số liệu theo sổ nhật ký ngày 20 - 9 -2004)



Điều kiện đo: - áp suất hơi nước, � EMBED Equation.3  ���= 2 - 4mmH2O (P/Po=0,036 - 0,072)



		 - nhiệt độ hấp phụ: 40oC



		 - lưu lượng: 9 l/h
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Tóm tắt nội dung công trình 

 
 Zeolit A là vật liệu aluminosilicat tinh thể có công thức hoá học tổng quát 

là: 

Na56[(AlO2)96(SiO2)192].216H2O 

 Vật liệu này chứa bên trong nó một hệ mao quản đồng nhất (đường kính 

mao quản ~ 4A0) và các hốc lớn (~11.4 A0). Bề mặt của zeolit A tích điện âm 

được bù trừ bởi các cation Na+, K+, Ca2+,v.v... Do đó, zeolit A là vật liệu hấp phụ 

rất ưa nước (phân cực mạnh) và có khả năng trao đổi cation rất tốt. Từ lâu (~1960 

đến nay) zeolit A được ứng dụng rất rộng rãi trong công nghiệp và đời sống như 

là chất hấp phụ ẩm và là chất trao đổi ion dạng polyme vô cơ, 80% lượng zeolit 

được sử dụng dụng trong công nghiệp hoá học và dịch vụ xã hội là zeolit A. 

 Trong công trình này, chúng tôi đã cố gắng thiết lập một quy trình điều 

chế zeolit A thích hợp nhất, phù hợp với trình độ công nghệ và kinh tế của Việt 

nam. Các thiết bị  cũng được chế tạo tương ứng với điều kiện làm việc thủ công 

và bán tự động. 

 Các sản phẩm nhận được (dạng bột và dạng hạt) đều đáp ứng chỉ tiêu kinh 

tế - kỹ thuật (KT - KT): độ tinh thể 90 -100% (theo IR và XRD) tỉ số SiO2/Al2O3 

=2 và độ hấp phụ ẩm (ở Pnước = 4 mmHg) là 25% (dạng bột), và 19 - 20% (dạng 

hạt). Các zeolit dạng hạt được sản xuất dưới nhiều dạng kích thước khác nhau, 

hình dạng khác nhau, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. 

 Điểm mới của dự án là:  

- Sử dụng nguyên liệu trong nước. 

- Quy trình chế tạo zeolit dạng bột có thời gian kết tinh ngắn hơn so với các 

tài liệu công bố trong và ngoài nước ( 3 - 8h so với > 20h). 

- Quy trình chế tạo zeolit dạng hạt đặc thù (vì đây là bí quyết công nghệ 

không ai công bố). 

- Thiết lập một số  phương pháp đặc trưng độ hấp phụ H2O, tương đối phù 

hợp với điều kiện Việt Nam: thao tác tương đối đơn giản, nhanh  và độ 

chính xác tin cậy. 
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Phần I. Các thông tin chung về dự án 

I. Các thông tin chính. 

1. Tên dự án: Sản xuất thử nghiệm zeolit A dạng bột và hạt dùng cho xử lý môi 

trường. 

2. Thuộc dự án: Sản xuất thử nghiệm độc lập cấp nhà nước. 

3. Mã số:  DA ĐL - 2003/10. 

4. Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ 3/2003 - 3/2005. 

5. Kinh phí thực hiện dự kiến: 5 000 triệu đồng. 

Trong đó, từ ngân sách sự nghiệp khoa học: 1 500 triệu đồng. 

6. Thu hồi:  

Kinh phí thu hồi: 1039,5 triệu đồng (70% giá trị hợp đồng -1485 triệu) 

Thời gian thu hồi: Đợt 1: 3/2006, Đợt 2: 3/2007. 

7. Tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện dự án:  

  Phòng Hoá lý - Bề mặt, Viện Hoá học, Viện KH&CN VN 

  Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà nội 

  Điện thoại: 04 -8361145 

8. Cá nhân đăng ký chủ nhiệm dự án: Nguyễn Hữu Phú 

  Học vị:  TS 

  Chức vụ:  Trưởng phòng nghiên cứu 

  Địa chỉ:  18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà nội 

  Điện thoại:  04- 8361145 

9. Cơ quan phối hợp chính 

1. Viện Phim Việt Nam, Ngọc Khánh, Hà nội 

2. Trung tâm Công nghệ và Dịch vụ nguyên liệu Khoáng, Gia Lâm, Hà nội; 

Fax: 8274580 

3. Trung tâm khoa học và công nghệ Môi trường, Viện KH Bảo hộ lao động. 

4. Công ty cổ phần khí công nghiệp Việt nam, Gia lâm, Hà nội. 
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II. Mục tiêu, nội dung và phương án triển khai dự án. 

1. Mục tiêu: 

 Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất zeolit A dạng bột trên cơ sở 

nguyên liệu Việt Nam với công suất vừa phải 10-15 tấn/năm. 

 Hoàn thiện quy trình sản xuất zeolit hạt có kích thước thích hợp về thành 

phần, hình dáng và độ bền cơ học, đáp ứng các yêu cầu sử dụng khác nhau. 

2. Nội dung: 

2.1. Hoàn thiện công nghệ sản xuất zeolit A dạng bột. 

- Lựa chọn nguyên liệu thích hợp cho quá trình chế tạo zeolit A. 

- Xác định điều kiện tối ưu để rút ngắn thời gian kết tinh và tăng độ tinh 

thể. 

- Nghiên cứu điều kiện thuận lợi nhằm tăng kích thước tinh thể zeolit A. 

- ảnh hưởng của các phụ gia (hữu cơ, vô cơ) đến độ tinh thể. 

- Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình lọc rửa sản phẩm. 

- Hoàn thiện quy trình & công nghệ sấy zeolit bột. 

- Hoàn thiện quy trình & công nghệ nung zeolit bột. 

2.2. Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất zeolit A dạng hạt: 

- Nghiên cứu các công nghệ tạo hạt phù hợp với mục đích sử dụng 

- Lựa chọn thành phần hỗn hợp (zeolit, nước, chất phụ gia...) với mục đích 

đảm bảo chất lượng sản phẩm và tăng cường độ bền của hạt. 

- Lựa chọn chất kết dính để tạo hạt theo hình dạng và kích thước thích 

hợp. 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kết dính đến các tính năng của zeolit 

(độ hấp phụ, khả năng trao đổi ion ...). 

- Nghiên cứu chế độ nén, cắt sợi đùn ướt, vê viên... 

- Hoàn thiện quy trình & công nghệ sấy zeolit dạng hạt. 

- Hoàn thiện quy trình & công nghệ nung zeolit dạng hạt. 

2.3. Thiết kế chế tạo một số thiết bị: 

- Thiết bị chuẩn bị hỗn hợp nguyên liệu: NaOH, Na2SiO3, Al(OH)3... 

- Thiết bị kết tinh : 80-100oC, 30 Kg zeolit khô/ mẻ. 
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- Thiết bị lọc rửa 

- Tủ sấy 150 - 200oC, công suất 40 - 50kg zeolit/mẻ. 

- Lò nung zeolit hạt: ~ 50 Kg/mẻ. 

2.4. Tổ chức sản xuất thử (có danh sách kèm theo- phụ lục 9):  

- ~ 25 tấn zeolit bột 

- ~ 10 tấn zeolit hạt  

2.5. Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm: tương đương sản phẩm nhập ngoại cùng loại  

 Dạng bột: Độ tinh thể: 90 -100% (theo IR và XRD) 

   Độ hút ẩm: 20 - 25 % ở = 4 mmHg OH2
P

     SiO2/Al2O3 = 2 

 Dạng hạt:  Kích thước hạt trụ: d = 1 - 4 mm 

   Kích thước hạt tròn: φ  = 0,5 - 3,5 mm. 

   Độ bền cơ học: > 9 Kg/cm2

   Độ hấp phụ H2O ~ 20% (ở  = 4 mmHg) OH2
P

 

Phần II. Báo cáo kết quả thực hiện dự án 

 

1. Giới thiệu chung 

 Zeolit A là vật liệu aluminosilicat tinh thể có cấu trúc mao quản được sử 

dụng đầu tiên trong công nghiệp hóa học vào cuối thập kỷ sáu mươi (60) của thế 

kỷ trước dùng để tách parafin mạch nhánh và mạch thẳng. Từ đó đến nay, mặc dù 

khoa học công nghệ về zeolit phát triển một cách nhanh chóng và đã tìm ra nhiều 

loại zeolit khác như Y, ZSM-5, ZSM-11, Mordenit,... Song, zeolit A vẫn chiếm vị 

trí hàng đầu về ứng dụng công nghiệp. 

 Các lĩnh vực ứng dụng chính của zeolit A là: 

- Làm chất trao đổi ion: hiện nay zeolit A được ứng dụng chủ yếu làm chất 

phụ gia cho bột giặt, xử lý NH4
+ trong nước, do đó, người ta dùng zeolit A 

làm chất xử lý nước muôi tôm, nhằm giảm hàm lượng NH4
+ dư thừa do 

thức ăn và các chất bẩn chứa nitơ tạo ra. 
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- Làm chất hút ẩm (làm khô): zeolit A có ái lực rất lớn với H2O (hút ẩm), do 

đó được dùng làm chất làm khô rất tốt (tốt hơn silicagel, canxi clorua,...) vì 

nó có "lực" hút các phân tử H2O rất lớn, ngay cả áp suất thấp 2-4mmHg 

H2O, zeolit A vẫn có khả năng hấp phụ H2O. Đặc biệt, tốc độ hấp phụ lớn, 

do đó zeolit được áp dụng trong công nghệ làm khô không khí để hoá 

lỏng. 

 Do bề mặt riêng lớn và dung lượng trao đổi ion lớn nên zeolit A được sử 

dụng rất nhiều và rất hiệu quả trong lĩnh vực xúc tác - hấp phụ. 

 Lần đầu tiên, zeolit được sản xuất ở quy mô công nghiệp vào những năm 

1954 và 1960, trong đó zeolit A  chiếm khoảng 80% tổng sản lượng. Ví dụ, năm 

1998 lượng zeolit tổng hợp hàng năm của thế giới là 1,3 triệu tấn, nhưng trong đó 

đã có 1,1 triệu tấn là zeolit A. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn rất nhiều các công 

trình nghiên cứu và các bằng sáng chế liên quan đến quá trình tổng hợp và biến 

tính các zeolit này vẫn được công bố hàng năm nhằm hoàn thiện quy trình sản 

xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Hiện nay trong 126 cấu trúc zeolit được 

biết, zeolit A là một trong số các zeolit được sử dụng ở quy mô công nghiệp  

 ở Việt Nam, một số cơ sở nghiên cứu đã tiến hành tổng hợp zeolit A ở quy 

mô phòng thí nghiệm: 

- Viện Hóa học Công nghiệp Hà Nội.  

- Phân viện Khoa học Vật liệu TP Hồ Chí Minh. 

- Khoa Hóa học, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. 

- Khoa Hóa học, Trường ĐH Bách Khoa TP Hồ Chí Minh. 

- v. v.... 

 Tại các cơ sở đó, zeolit A được tổng hợp từ nguồn hóa chất hoặc từ khoáng 

sét tự nhiên. Tuy nhiên, sản phẩm nhận được có độ tinh thể không cao, lẫn nhiều 

pha lạ (zeolit P, Sodalit, ...) hoặc thời gian kết tinh khá dài  > 24h ở 80-100oC. 

 Phòng Hóa lý - Bề mặt, Viện Hóa học, Trung tâm KHTN&CNQG đã 

nghiên cứu một cách hệ thống nhiều năm, nhằm cải tiến quy trình (tăng độ kết 

tinh, rút ngắn thời gian kết tinh, chọn vật liệu thích hợp...) ở quy mô phòng thí 
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nghiệm và ở quy mô nhỏ 10-15 kg/mẻ (3 -5 tấn/năm) với độ tinh thể 100%, chất 

lượng tương đương với sản phẩm nhập ngoại cùng loại. 

 Xét về mặt quy trình tổng hợp thì không còn vấn đề gì nan giải đáng kể, 

song các vấn đề "mặt hàng" sản phẩm đang cần phải cải tiến, hoàn thiện, đặc biệt 

là về hình thức, mẫu mã, ổn định chất lượng sản phẩm và nâng cao năng lực thiết 

bị để đáp ứng yêu cầu của thị trường và mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

 ở nước ta, hàng năm phải nhập khoảng 30-40 ngàn tấn chất hấp phụ có 

chứa zeolit A để xử lý nước nuôi trồng thủy sản. 

 Căn cứ vào nhu cầu sử dụng zeolit A ở nước ta và dựa vào điều kiện cụ thể 

của cơ sở, trong khuôn khổ dự án này, chúng tôi chọn phương án sản xuất zeolit 

A bán thủ công với công nghệ tự  xây dựng, đáp ứng được các yêu cầu là: chỉ cần 

đầu tư nhỏ mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm với giá hợp lý. Hơn nữa, đây là 

cơ sở ban đầu để đề xuất một dây chuyền sản xuất zeolit đầu tiên ở Việt Nam với 

quy mô bán công nghiệp. 

 Giá nhập ngoại hiện nay: ~ 6 USD/kg zeolit A (~ 95.000 ®). Tuy sản xuất 

ở quy mô nhỏ, giá thành sản xuất trong nước vẫn thấp hơn so với  nhập ngoại. 

Nếu mở rộng sản xuất, tăng năng suất thiết bị, ổn định quy trình công nghệ thì 

giá thành sẽ có thể giảm nhiều hơn nữa.  

 

2. Các kết quả đạt được và thảo luận 

2.1. Chế tạo và lắp đặt thiết bị chính 

a. Thùng kết tinh:  

Van tháo sản phẩm kết tinh 

Nạp liệu
 

 

 

h 
=

 1
20

0 
m

m
 

 

 

 

 

 

 
mm800=φ

 7Hình 1. Thùng kết tinh zeolit  



- Dung tích: 250 lít 

- Vật liệu: thép không rỉ, chịu kiềm. 

- Nhiệt độ làm việc: 90 - 100 0C. 

- Chế độ nạp liệu gián đoạn: 10 h/mẻ. 

- Công suất: 30 Kg zeolit kh«/mÎ. 

 Đặc điểm thiết bị:  

• Đây là thùng kết tinh  hoàn toàn tự thiết kế theo yêu cầu công nghệ 

đơn giản nhất (đốt than, gia nhiệt bằng nước nóng, 90 - 1000C). 

• Sản phẩm kết tinh đạt độ tinh thể ~ 100% (theo IR và XRD) 

b. Tủ sấy 100 - 2000C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10
00

 

1500

 

Hình 2. Tủ sấy zeolit  

- Kích thước:1500 x 1000x800 

- Công suất: 40 Kg zeolit kh«/mÎ 

- Điều khiển nhiệt độ tự động: 100 - 200oC 
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c. Lò nung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ điều khiển 

Hình 3a. Mô hình lò nung zeolit  

Lò nung

Hình 3b. ảnh  lò nung zeolit  

16
00

 

1200

ống xả 
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- Kích thước: 1600x1400x1200 

- Công suất: 40 Kg zeolit kh«/mÎ (5h) 

- Điều khiển tự động 

(Do Phòng Hoá lý - Bề mặt và Phòng Quang điện và Môi trường, Viện Vật lý 

và Điện tử, Viện KH&CN VN chế tạo, lắp đặt). 

 

d. Hệ thiết bị tạo viên: Gồm 3 thiết bị chính (có hình vẽ kèm theo- phụ lục 10)  

 

 

 

 

Chất kết dính 

Chất trợ dẻo 

Zeolit  Hạt có kích 
thước, hình dáng 
khác nhau 

Hình 4. Sơ đồ nguyên tắc thiết bị tạo viên 

- Kích thước:  

- Công suất: 50 Kg/mẻ 

- Chế độ làm việc: bán tự động 

Do phòng Hoá lý - Bề mặt và Xưởng cơ khí chính xác, Viện cơ học ứng 

dụng, Viện KH&CN Việt nam chế tạo và lắp đặt. 

 

Hình 5. Các hạt zeolit A dạng viên tròn 

e. Máy ép đùn trụ. 
 

 

 

 

 

 

 10Hình 6. Máy ép đùn viên trụ  



- Công suất: 50 Kg/h 

- Kích thước: 0,5 - 4mm. :φ

 
Hình 7. Các hạt zeolit dạng viên trụ 

 

f. Máy nghiền bi  

 
60=φ

800 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hình 8. Máy nghiền bi  

- Công suất: 15 Kg/h 

g. Ngoài ra còn nhiều dụng cụ phụ trợ: chuẩn bị dung dịch đầu, rửa sản phẩm 

(máy ly tâm, thùng pha trộn, v.v...). 

 

Nhận xét phần 1: 

 Để thực hiện các nội dung khoa học và công nghệ của dự án, chúng tôi đã: 

- Xây dựng các thiết bị chủ yếu để sản xuất zeolit A dạng bột tinh thể và 

dạng hạt. 
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- Thiết bị kết tinh là kết quả của dự án (không có mẫu trong tài liệu tham 

khảo, ở Việt nam chưa cơ sở nào chế tạo thiết bị kết tinh như thế). 

- Đây là cơ sở khoa học - công nghệ có khả năng chế tạo các hạt xúc tác hấp 

phụ dạng bột và dạng hạt ở quy mô vừa phải (tạ, tấn). 

 

3. Công nghệ (quy trình và thiết bị) chế tạo zeolit A dạng bột 
3.1 Quy trình 
 Để thiết lập một quy trình tổng hợp zeolit A có hiệu suất sản phẩm, độ tinh 

thể, cấu trúc tinh thể, và độ sạch pha tối ưu, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu 

các vấn đề sau đây: 

1. Lựa chọn nguyên liệu thích hợp để sản xuất zeolit NaA (zeolit A chứa 

ion bù trừ điện tích Na+): Các nguyên liệu ban đầu: Cao lanh Phú thọ, 

Yên bái,  Hà giang và Huế, nguồn hoá chất (thuỷ tinh lỏng của Công ty 

Hoá chất Thái Hà (Việt nam), Al(OH)3, NaOH (Công ty Hoá chất Việt 

nam)).  

Nhận xét: để có zeolit A chất lượng tốt (hiệu suất cao, độ tinh thể 

~100%) thì nên chế tạo từ nguồn hoá chất kỹ thuật (xem phụ lục 1). 

2. Xác định điều kiện tối ưu để rút ngắn thời gian kết tinh và tăng độ tinh 

thể (xem ảnh hưởng của các chất tạo cấu trúc vô cơ, hữu cơ; ảnh hưởng 

của mầm tinh thể, ảnh hưởng của nhiệt độ), (xem phụ lục 2 và 4). 

3. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng (hàm lượng nước trong gel, thời gian 

làm già, nhiệt độ và thời giàn kết tinh) đến kích thước hạt tinh thể (xem 

phụ lục 3) 

4. Nghiên cứu tối ưu hoá quá trình lọc rửa zeolit A (xem phụ lục 5) 

5. Nghiên cứu quá trình nung (dehydrat hoá) zeolit bột NaA (xem phụ    

lục 6). 

 

Từ các nghiên cứu trên dẫn đến một quy trình chế tạo zeolit Na A bột như 

sau 
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Thuỷ tinh lỏng NaOH Al(OH)3

Aluminat natri 

Tạo gel Mầm

Kết tinh, 800C, 3-8h Lọc, sấy, nung Zeolit A 

H2O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 9. Sơ đồ tổng hợp zeolit Na A 

 Dung dịch thuỷ tinh lỏng (Na2O 3,45%, SiO2 10,59%) và dung dịch 

aluminat natri (Na2O 13,14%, Al2O3,...) được pha trộn vào nhau (khuấy liên tục) 

theo một tỷ lệ cần thiết (tính theo thành phần mol) để tạo gel có thành phần 

2Na2O. Al2O3.1,75SiO2.70H2O 

thêm khoảng 1% lượng mầm tinh thể zeolit A vào gel làm già gel trong 3 giờ, sau 

đó kết tinh ở nhiệt độ 80 - 1000C trong 3 - 8h. Sau kết tinh, sản phẩm được lọc rửa 

đến pH = 9 - 10, sấy ở 120 0C và nung ở 4000C trong 3h. 

 

Đặc trưng mẫu zeolit Na A 

 Sau khi tổng hợp, mẫu zeolit được kiểm tra bằng các phương pháp  IR, 

XRD, dung lượng hấp phụ ẩm, tốc độ hấp phụ ẩm.  

 Sau đây là kết quả đặc trưng mẫu đại diện∗

 

 

                                           
∗ : Sau mỗi mẻ kết tinh, mẫu đều được kiểm tra IR 
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(i). Phổ IR 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 10. Phổ IR của zeolit A 

1. Mẫu chuẩn (Pháp); 2. Mẫu sản xuất. 
 

(ii). Phổ XRD 

Hình 11. Phổ XRD của zeolit A 
1. Mẫu chuẩn (Pháp); 2. Mẫu sản xuất 

1

2
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(iii). Dung lượng hấp phụ H2O 

        Dung lượng hấp phụ H2O (a%) được đo bằng thiết bị tự lắp đặt (Hình 12a,b) 

 

2 

4 
40oC

V2 

N2 

V1 

3 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 12a. Sơ đồ đo dung lượng hấp phụ, a%H2O  

  

 1. Bình N2    3. Mẫu zeolit (đặt trong ống chữ U) 

 2. Bình H2O    4. Điều khiển nhiệt độ 

     : Van điều chỉnh 

   
)

P
P

1(VV

V
P
P

a

0
21

1

0 −+
=  

 Trong đó: P : áp suất hơi nước ở nhiệt độ T. 

   Po: áp suất hơi bão hoà ở nhiệt độ T. 

   Pa: áp suất khí quyển. 

   V1: lưu lượng N2 không qua bình H2O. 

   V2: lưu lượng N2 qua bình H2O ở nhiệt độ T. 

 Cách đo: sau thời gian nhất định, bình đựng mẫu (2g) được cân và suy ra 

được lượng nước bị hấp phụ. 
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Hình 12b. ảnh dụng cụ đo dung lượng hấp phụ 

 

0

5

10

15

20

25

30

0 120 240 360 480 600 720 840 960 1080 1200

Việt Nam (bột)

Trung Quốc (hạt)

 

Dung lượng hấp phụ H2O 

%
H

2O
 

Thời gian (phút)

Hình 13. Dung lượng hấp phụ H2O 
(Số liệu theo sổ nhật ký ngày 20 - 9 -2004) 

Điều kiện đo: - áp suất hơi nước, = 2 - 4mmHOH2
P 2O (P/Po=0,036 - 0,072) 

   - nhiệt độ hấp phụ: 40oC 
   - lưu lượng: 9 l/h 
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(iv). Tốc độ  hấp phụ H2O. 

 Đây là phép đo so sánh tốc độ hấp phụ giữa các chất, lấy 5 - 10g chất hấp 

phụ, nung ở 400oC, 3h. Sau khi để nguội (trong bình cách ẩm), đo các giá trị độ 

ẩm từ ~ 70 % đến 20% (RH) theo thời gian. 

 Các mẫu có dung  lượng hấp phụ tốt, độ tinh thể tốt, tốc độ hấp phụ nằm 

trong khoảng 40 - 90 phút/(70 - 20)%RH, 1,25 - 0,55 %RH/phút. 

 

TỐC ĐỘ HẤP PHỤ H2O 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210

Thời gian ( Phút)

R
H

 (%
)

Trung Quốc - Hạt

HLBM - bột

Nga - hạt

 
Hình 14. Tốc độ hấp phụ H2O (tương đối). 

(số liệu theo sổ nhật ký ngày 3-8-2004) 

 

4. Chế tạo hạt zeolit  
 Zeolit A ở dạng bột không thể sử dụng trong nhiều quá trình công nghệ 

liên tục (làm khô dòng không khí ẩm, xử lý NH4
+ trong dòng nước cấp, v.v...). Do 

đó, cần phải chế tạo zeolit dạng hạt để đáp ứng yêu cầu sử dụng của thị trường. 

 Hạt zeolit cần có kích thước và hình dáng thích hợp, cần có độ bền cơ học 

và độ hấp phụ (dung lượng và tốc độ) cần thiết. 

 Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu các khoản mục sau đây để xác định quy 

trình tạo hạt zeolit 

1. Lựa chọn chất kết dính: đất sét, oxyt nhôm, thuỷ tinh lỏng,v.v... 
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2. Lựa chọn tỉ phần thích hợp giữa chất kết dính và zeolit bột. 

3. Lựa chọn chế độ tạo hạt: chọn máy, thủ tục pha trộn, tạo viên. 

4. Chế độ sấy và nung hạt. 

Từ các kết quả nghiên cứu trên chúng tôi đã đạt được các hạt zeolit:  

• Hình trụ:  d = 1,2,3 và 4 mm (Hình 15) 

 

 

 

 

    

d = 4 mmd = 3 mm 

d= 2 mmd = 1 mm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 15.  Zeolit A dạng hạt trụ  
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• Hạt tròn:  d = 0,5 - 1 mm 

       1,5 - 2 mm 

                3 - 3,5 mm (Hình 16) 
 
 

d = 1,5 -2 mm

d = 3 - 3,5  mm

d= 0,5 -1 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 16.  Zeolit A dạng hạt tròn 
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Các kết quả xác định độ hấp phụ của zeolit hạt A thành phẩm 

 

1. Đo dung lượng hấp phụ: 

Hạt  A(HLBM) 

Điều kiện đo: = 4 mmHg OH2
P

   To = 40 oC 

Dung lượng hấp phụ
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Đức - hạt

%
H

2O

 
Hình 17. Dung lượng hấp phụ H2O của các hạt zeolit  

(Số liệu theo sổ nhật ký ngày 23 - 7 - 2004) 
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TỐC ĐỘ HẤP PHỤ H2O 
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Hình 18. Tốc độ hấp phụ của các hạt zeolit  

(Số liệu theo sổ nhật ký ngày 30-8-2004) 

 

Nhận xét phần 4: 

 Dự án đã chế tạo được các zeolit dạng hạt có độ bền cơ học, độ hấp phụ ẩm 

xấp xỉ một số zeolit hạt thương mại (Trung Quốc, Đức, Nga,...), đáp ứng mục 

tiêu để ra của dự án. 

5. Một số kết quả về xây dựng các phương pháp  đặc trưng vật liệu  
 Trong dự án này, chúng tôi đã xây dựng một số phương pháp đo đạc các 

tính chất hấp phụ của vật liệu môt cách thuận lợi và đạt độ chính xác cần thiết. 

Ngoài các phương pháp IR, XRD, chúng tôi còn xây dựng các phương pháp: 

 

5.1. Phương pháp đo dung lượng hấp phụ H2O (Hình 12 a,b) 

5.2. Phương pháp đo tốc độ hấp phụ (như đã trình bày ở điểm (iv) mục 3) 

5.3. Phương pháp đo độ cứng cơ học của hạt (Hình 19) 
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Hình 19. Dụng cụ đo độ bền cơ học của hạt zeolit (KG/cm2) 

 Nguyên tắc: 

 Hạt zeolit được đặt giữa khoang nén của cán ép thuỷ lực. Khi hạt vỡ, áp 

suất được biểu thị (dừng lại) ở đồng hồ đo.  

 Độ bền cơ học của hạt được tính: 

s
PF =    [KG/cm2] 

 Trong đó:   F: độ bền (KG/cm2). 

   P: lực (KG). 

   s: tiết diện của hạt (cm2). 
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Bảng 1. Độ bền cơ học các hạt zeolit thương mại và của Dự án 

Loại hạt Hình dạng 
Đường kính 

(mm) 

Độ cứng 

(KG/cm2) 

Độ cứng trung 

bình (KG/cm2)

Trung Quốc Tròn 3 

85 

64 

80 

96 

80 

Trung Quốc Trụ 2 

85 

96.8 

103 

109 

98 

Nga Trụ 3 

172 

193 

166 

187 

188 

HLBM Trụ 1 

385 

361 

457 

577 

445 

HLBM Trụ 2 

121 

145 

169 

169 

151 

HLBM Trụ 3 

117 

128 

133 

133 

128 

HLBM Tròn 1 

374 

467.7 

514 

374 

421 
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HLBM Tròn 2 

145 

145.2 

169 

121 

145 

HLBM Tròn 3 

75 

86 

81 

107 

86 

 

 Các phương pháp này hầu như lần đầu tiên được áp dụng ở PTN để xác 

định các tính chất của zeolit.  

 Từ các kết quả trên có thể thấy rằng, các zeolit hạt của Dự án đều đạt và 

vượt các tính chất (độ bền cơ học, tốc độ và dung lượng hút ẩm) của các zeolit 

thương mại nhập ngoại (Trung Quốc, Nga...) 

 
 

Phần Iii. Các kết quả chính, khả năng ứng dụng sản phẩm và một số 

kết quả khác của dự án. 
3.1. Các kết quả chính của dự án 

1. Đã nghiên cứu và đề xuất một quy trình tổng hợp zeolit A tối ưu: nguyên 

liệu sẵn có, điều kiện kết tinh không ngặt nghèo (thời gian kết tinh 3 - 8h, 

nhiệt độ kết tinh  80 - 90oC,v.v...), tốn ít năng lượng. Sản phẩm zeolit có 

chất lượng ổn định: độ tinh thể 90 - 100% (theo IR và XRD), màu trắng, 

dạng bột mịn, có dung lượng trao đổi ion 3 - 3,5 mđlg/g, độ hấp phụ ẩm 

20-25%. 

2. Thiết kế chế tạo reactơ kết tinh quy mô cỡ 30 Kg zeolit khô/mẻ, bằng vật 

liệu chịu kiềm, ổn nhiệt tốt,gia nhiệt dễ và ổn định. 

3. Lắp đặt một hệ dây chuyền sản xuất (hệ thống chuẩn bị nguyên liệu, nạp 

liệu, reactơ kết tinh, tủ sấy, lò nung, hệ thiết bị tạo hạt,v.v...) bảo đảm sản 

xuất ổn định ~ 30 - 50 Kg zeolit hạt/ngày. 

 Đó là một kết quả rất quan trọng, nó cho phép chuyển nhanh các ứng dụng 

khoa học - công nghệ trong PTN ra sản xuất thực tế. 
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4. Đã xác định quy trình và các "đơn pha chế" tạo hạt bảo đảm độ hấp phụ và 

độ bền cần thiết của các hạt zeolit với các kích thước và hình dáng khác 

nhau. 

5. Lần đầu tiên ở Việt Nam, đã xây dựng các phương pháp xác định độ hấp 

phụ H2O của zeolit ở áp suất tương đối của nước thấp (P/Po = 0,1 - 0,2), tốc 

độ hấp phụ, độ bền cơ học để xác định nhanh  chất lượng sản phẩm. 

6. Sản phẩm chính của Dự án là zeolit A dạng bột và dạng hạt đều đạt chất 

lượng như mục tiêu đã đề ra. 

 

3.2. Các lĩnh vực đã ứng dụng thử nghiệm zeolit NaA 

1. Phụ gia cho bột giặt 

Để giảm độ cứng của H2O, bột giặt thường phải trộn thêm tripolyphosphat 

natri (Na5P3O10) để tạo ra CaP6O18
4- hoặc Ca2P6O18

-2,v.v... tan vào nước. Các 

ion phosphat gây ô nhiễm môi trường. Do đó cần thay thế P3O10
-5 bằng 

zeolit NaA. Hiện nay, ứng dụng này chưa phát triển ở Việt Nam, các sản 

phẩm zeolit A của Dự án đang được ứng dụng ở dạng thử nghiệm, chào 

hàng. 

2. Chế tạo bột zeolit xử lý nước nuôi tôm. 

Sản phẩm dự án đang được triển khai với Trung tâm nghiên cứu và ứng 

dụng Khoáng sét ở Gia lâm, ~50 tấn bột zeolit. 

3. Chế tạo hộp xử lý NH4
+ cho nước uống dân cư thành phố, với giá thành ~ 

300đ/l (dịch vụ đang triển khai). 

4. Sản xuất vật liệu làm khan sơ bộ cho các hệ khí công nghiệp: khí tua bin, 

khí trước tháp làm lạnh không khí,v.v... 

(Các Hợp đồng thử nghiệm với nhà máy đạm Bắc Giang, sản xuất khí Yên 

Viên, đang thực hiện...) 

5. Sản xuất vật liệu chế tạo cồn (C2H5OH) > 99,5% 

Đây là một đầu ra rất lớn của Dự án với công nghệ chế tạo phụ gia xăng và 

xăng từ thực vật. (Hợp đồng với Công ty phụ gia và sản phẩm dầu mỏ Hà 

nội, sản xuất 1,5 tấn cồn 99,5%) và chào hàng cho nhiều đối tác ở TP Hồ 

Chí Minh nhiều tạ zeolit cho sản xuất thử nghiệm cồn tuyệt đối. 

6. Bảo quản phim ảnh và tư liệu quý hiếm 
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Trong nhiều năm, zeolit NaA được sử dụng để bảo quản phim điện ảnh ở 

Viện Phim Việt Nam (tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh) với số lượng và chất 

lượng ổn định. 

Các kết quả đó có thể triển khai rộng rãi cho nhiều cơ sở bảo quản phim 

ảnh và tư liệu quý hiếm ở Việt nam và một số nước khác. 

Những kết quả được trình bày ở trên chỉ mới bước đầu, song có rất nhiều 

triển vọng. Dự án sẽ phát huy hiệu quả cao hơn trong thời gian sắp tới. 

3.3. Các kết quả khác của Dự án 

1. Đã đào tạo hàng năm các sinh viên tốt nghiệp (10 sinh viên/2năm) thực 

hiện đề tài liên quan: tổng hợp zeolit, các đặc trưng và tính chất xúc tác 

hấp phụ. 

2. Đã công bố nhiều báo cáo, bài báo : 7 bài (có danh sách kèm theo - phụ 

lục 11). 

3.4. Kinh phí thực hiện Dự án 

Tổng kinh phí vay:  1500 triệu đồng 

Kinh phí đã quyết toán: 1500 triệu đồng  

 

Mục KP đề nghị quyết toán (VNĐ) 

109 46 569 898 

110 1 635 000 

111 8 462 455 

113 34 053 000 

114 517 610 000 

117 4 502 500 

119 656 339 450 

134 37 887 697 

145 193 000 000 

Tổng 1 500 000 000 
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Hoàn trả kinh phí của Dự án: theo Hợp đồng với Bộ KH&CN, thì thời hạn 

trả kinh phí lần thứ nhất là 3/2006. Hiện nay, chúng tôi đang triển khai tích cực 

các hợp đồng bán sản phẩm để bảo đảm trả kinh phí đúng hạn. 
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Phần iV. Kết luận và Kiến nghị 

 
Nhờ sự quan tâm giúp đỡ về mọi mặt (tài chính, hành chính,...) của Bộ 

KH&CN Việt Nam, của Viện KH&CN Việt Nam, của Viện Hoá học, Viện 

KH&CN Việt  Nam và của nhiều tập thể, đồng nghiệp ở các trường Đại học và 

các Viện nghiên cứu liên quan, chúng tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Dự án 

đã đề ra: 

- Sản xuất zeolit NaA dạng bột và dạng hạt ở quy mô pilot (tạ, tấn) có chất 

lượng cao và ổn định, đáp ứng một số nhiệm vụ trong xử lý môi trường 

nước và khí. 

- Các kết quả đạt được chỉ mới là bước đầu, song có thể nói, đã tạo ra một 

"bước nhảy" trong việc sản xuất và triển khai ứng dụng các vật liệu hấp phụ 

xúc tác dị thể (rắn) cho nhiều lĩnh vực công nghiệp và kinh tế của nước ta. 

 

Tuy nhiên, qua Dự án này, chúng tôi thấy còn có các vấn đề cần phải quan 

tâm, giải quyết: 

1. Để bán được sản phẩm thì cần có sự đầu tư đáng kể về "marketing" sản 

phẩm. 

2. Để áp dụng cho các cơ sở sản xuất lớn, cần phải có một sự hỗ trợ của nhà 

nước về tài chính và chính sách.... 
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Lời cảm ơn 

 Chủ nhiệm và các thành viên Dự án DAĐL - 2003/10 xin chân thành cảm 

ơn Bộ Khoa học Công nghệ Việt nam, Viện KH&CN Việt nam, Viện Hoá học 

Viện KH&CN Việt nam, các nhà khoa học - công nghệ, các cơ sở nghiên cứu và 

sản xuất thử nghiệm v.v... đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi 

thực hiện Dự án này. 

 

Viện Hoá học        Chủ nhiệm Dự án  
 

 
 

 

GS. Nguyễn Hữu Phú 
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Phụ lục 5 

 

 Nghiên cứu tối ưu hoá quá trình lọc rửa zeolit A 
 

     Lọc rửa zeolit A sau khi tổng hợp là một trong những quá trình quan 

trọng và cần thiết nhằm tạo ra sản phẩm có độ tinh khiết, độ bền của khung 

mạng tinh thể cao. Bởi vì, sản phẩm sau khi tổng hợp có độ pH rất cao (~14), 

ở môi trường này sản phẩm rất dễ bị chuyển pha sang dạng zeolit khác ( 

zeolit P...). Do đó quá trình lọc rửa phải được thực hiện ngay sau khi kết tinh. 

Hơn nữa, trong công nghiệp tối ưu hoá quá trình lọc rửa còn hạn chế sự mất 

mát sản phẩm, đơn giản hoá quá trình để đạt được tính khả thi cao, và do đó 

đem lại hiệu quả kinh tế lớn. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lọc rửa: 

Kích thước tinh thể, độ pH của zeolit và thời gian ly tâm. 

  Quá trình lọc rửa sản phẩm thực chất là quá trình làm giảm pH từ ~ 14 

đến 9  gồm hai giai đoạn: 

         *  Giai đoạn lọc tĩnh: Dung dịch sau kết tinh gồm  2 pha (rắn và lỏng) 

có tỷ lệ lỏng /rắn  = 6/4 và độ pH ~14 được dẫn vào bể chứa. Tại đây pha 

lỏng được loại bỏ bằng phương pháp lắng gạn. Sau đó, phần chất rắn còn lại 

tiếp tục được rửa bằng cách thêm nước (tỷ lệ nước rửa/chất rắn  = 7/3), khuấy 

đều, để lắng và gạn lọc. Quá trình trên được lặp lại cho đến khi pH ~ 9 . 

  *  Giai đoạn lọc ly tâm : Sản phẩm sau khi lọc tĩnh đến pH ~ 9 được 

lọc rửa bằng phương pháp lọc ly tâm. Chất rắn sau quá trình lọc tĩnh được 

đưa vào túi vải lọc trong thùng máy ly tâm công nghiệp, xối nước rửa sao 

cho chất rắn được trộn đều với nước rửa (tỷ lệ nước rửa/ chất rắn = 2/1). Sau 

khi ly tâm, sản phẩm có độ ẩm ~75%. Quá trình lọc ly tâm được lặp lại 2 lần. 

 

1. ảnh hưởng của kích thước hạt đến thời gian lọc tĩnh: 

 * Giai đoạn lọc tĩnh:   

 


Phụ lục 5


 Nghiên cứu tối ưu hoá quá trình lọc rửa zeolit A

  

 Lọc rửa zeolit A sau khi tổng hợp là một trong những quá trình quan trọng và cần thiết nhằm tạo ra sản phẩm có độ tinh khiết, độ bền của khung mạng tinh thể cao. Bởi vì, sản phẩm sau khi tổng hợp có độ pH rất cao (~14), ở môi trường này sản phẩm rất dễ bị chuyển pha sang dạng zeolit khác ( zeolit P...). Do đó quá trình lọc rửa phải được thực hiện ngay sau khi kết tinh. Hơn nữa, trong công nghiệp tối ưu hoá quá trình lọc rửa còn hạn chế sự mất mát sản phẩm, đơn giản hoá quá trình để đạt được tính khả thi cao, và do đó đem lại hiệu quả kinh tế lớn. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lọc rửa: Kích thước tinh thể, độ pH của zeolit và thời gian ly tâm.




Quá trình lọc rửa sản phẩm thực chất là quá trình làm giảm pH từ ~ 14 đến 9  gồm hai giai đoạn:


         *  Giai đoạn lọc tĩnh: Dung dịch sau kết tinh gồm  2 pha (rắn và lỏng) có tỷ lệ lỏng /rắn  = 6/4 và độ pH ~14 được dẫn vào bể chứa. Tại đây pha lỏng được loại bỏ bằng phương pháp lắng gạn. Sau đó, phần chất rắn còn lại tiếp tục được rửa bằng cách thêm nước (tỷ lệ nước rửa/chất rắn  = 7/3), khuấy đều, để lắng và gạn lọc. Quá trình trên được lặp lại cho đến khi pH ~ 9 .




*  Giai đoạn lọc ly tâm : Sản phẩm sau khi lọc tĩnh đến pH ~ 9 được lọc rửa bằng phương pháp lọc ly tâm. Chất rắn sau quá trình lọc tĩnh được đưa vào túi vải lọc trong thùng máy ly tâm công nghiệp, xối nước rửa sao cho chất rắn được trộn đều với nước rửa (tỷ lệ nước rửa/ chất rắn = 2/1). Sau khi ly tâm, sản phẩm có độ ẩm ~75%. Quá trình lọc ly tâm được lặp lại 2 lần.


1. ảnh hưởng của kích thước hạt đến thời gian lọc tĩnh:



* Giai đoạn lọc tĩnh:  












Bảng 1 


		Thông số

		Kích thước hạt ((m)



		

		0,5 - 1

		1 - 2

		2 - 3



		Zeolit bị mất (%)

		10

		2

		0



		pH còn lại

		14

		11

		9



		Thời gian rửa (ngày)

		10

		5

		3





Như vậy, từ bảng 1 thấy rằng khi kích thước hạt lớn từ 2 -3 (m, thời gian lắng của hạt tinh thể ngắn, do đó, thời gian lọc ít hơn so với zeolit có kích thước hạt nhỏ (0,5 - 1(m). Điều quan trọng hơn, là sự mất sản phẩm hầu như không có, khi kích thước hạt là 2 - 3(m. Như vậy, điều kiện tổng hợp zeolit cần phải đặt ra sao cho kích thước tinh thể zeolit tạo thành đạt được ( 2- 3(m.



* Giai đoạn lọc ly tâm:


                         + Thời gian ly tâm: 15- 20 phút.


                         + Tốc độ quay: 1400 vòng/phút.


                               + Dung dịch cần ly tâm: 12kg 




Bảng 2



		Thông số

		Kích thước hạt ((m)



		

		0,5 - 1

		1 - 2

		2 - 3



		Lượng chất rắn sau khi vắt (kg)

		3,4

		3,8

		4,0



		Lượng chất rắn sau khi sấy

		1,8

		2,2

		2,4



		Lượng chất rắn bị mất (kg)

		0,7

		0,3

		0,1



		Chất rắn bị mất (%)

		28

		12

		4






Từ bảng 2, thấy rằng nếu kích thước hạt nhỏ, 0,5 - 1(m, lượng chất bị mất là rất lớn, nếu kích thước hạt 2 - 3(m lượng chất rắn mất đi là không đáng kể.


2. ảnh hưởng của pH: (giai đoạn lọc tĩnh)


Bảng 3


		Số lần rửa

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		pH

		14

		13

		12

		11

		9

		8,5

		8

		8

		8

		8



		Thời gian rửa (giờ)

		6

		12

		24

		48

		72

		96

		120

		144

		168

		192





[image: image1.wmf]5


7


9


11


13


15


0


20


40


60


80


100


120


140


160


180


200


Thời gian rửa (giờ)


pH




Đồ thị quan hệ giữa pH và thời gian rửa



Từ bảng 3 và đồ thị thấy rằng, số lần rửa hợp lý nhất là 5 lần trong thời gian là 72 giờ (pH ~ 9). Nếu muốn sản phẩm có pH ~ 8, thời gian rửa rất dài (> 144 giờ ). Hơn nữa sản phẩm rất khó lọc rửa. Để giảm thời gian lọc rửa và hạ pH của sản phẩm đến giá trị bằng 7 cần phải lọc rửa nóng hoặc trung hoà bằng axít. Như vậy rất tốn kém và không có tính khả thi.


      Kết luận: quy trình rửa tối ưu cần có hai giai đoạn:


1- Giai đoạn lọc tĩnh: làm giảm độ pH của sản phẩm đến giá trị ( 9, số lần rửa hợp lý nhất là 5 lần trong thời gian là 72 giờ.


2- Giai đoạn lọc ly tâm: Làm khô nhanh sản phẩm trước khi sấy.
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          Bảng 1  

Kích thước hạt (µm) 
Thông số 

0,5 - 1 1 - 2 2 - 3 

Zeolit bị mất (%) 10 2 0 

pH còn lại 14 11 9 

Thời gian rửa 

(ngày) 
10 5 3 

Như vậy, từ bảng 1 thấy rằng khi kích thước hạt lớn từ 2 -3 µm, thời gian 

lắng của hạt tinh thể ngắn, do đó, thời gian lọc ít hơn so với zeolit có kích 

thước hạt nhỏ (0,5 - 1µm). Điều quan trọng hơn, là sự mất sản phẩm hầu như 

không có, khi kích thước hạt là 2 - 3µm. Như vậy, điều kiện tổng hợp zeolit 

cần phải đặt ra sao cho kích thước tinh thể zeolit tạo thành đạt được ≥ 2- 

3µm. 

 * Giai đoạn lọc ly tâm: 

                         + Thời gian ly tâm: 15- 20 phút. 

                         + Tốc độ quay: 1400 vòng/phút. 

                               + Dung dịch cần ly tâm: 12kg  

  Bảng 2  

Kích thước hạt (µm) 
Thông số 

0,5 - 1 1 - 2 2 - 3 

Lượng chất rắn sau khi vắt 

(kg) 
3,4 3,8 4,0 

Lượng chất rắn sau khi sấy 1,8 2,2 2,4 

Lượng chất rắn bị mất (kg) 0,7 0,3 0,1 

Chất rắn bị mất (%) 28 12 4 



 Từ bảng 2, thấy rằng nếu kích thước hạt nhỏ, 0,5 - 1µm, lượng chất bị 

mất là rất lớn, nếu kích thước hạt 2 - 3µm lượng chất rắn mất đi là không 

đáng kể. 

2. ảnh hưởng của pH: (giai đoạn lọc tĩnh) 

Bảng 3 

Số lần 

rửa 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

pH 14 13 12 11 9 8,5 8 8 8 8 

Thời 

gian rửa 

(giờ) 

6 12 24 48 72 96 120 144 168 192
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Đồ thị quan hệ giữa pH và thời gian rửa 

 Từ bảng 3 và đồ thị thấy rằng, số lần rửa hợp lý nhất là 5 lần trong thời 

gian là 72 giờ (pH ~ 9). Nếu muốn sản phẩm có pH ~ 8, thời gian rửa rất dài 

(> 144 giờ ). Hơn nữa sản phẩm rất khó lọc rửa. Để giảm thời gian lọc rửa và 

hạ pH của sản phẩm đến giá trị bằng 7 cần phải lọc rửa nóng hoặc trung hoà 

bằng axít. Như vậy rất tốn kém và không có tính khả thi. 

 



      Kết luận: quy trình rửa tối ưu cần có hai giai đoạn: 

1- Giai đoạn lọc tĩnh: làm giảm độ pH của sản phẩm đến giá trị ∼ 9, số lần 

rửa hợp lý nhất là 5 lần trong thời gian là 72 giờ. 

2- Giai đoạn lọc ly tâm: Làm khô nhanh sản phẩm trước khi sấy. 

 



Phụ lục 6 

 

Hoàn thiện quy trình công nghệ nung 

 bột zeolit A 

 

Zeolit là aluminosilicat có cấu trúc tinh thể, hệ mao quản đồng nhất. 

Zeolit A là loại có kích thước mao quản nhỏ (4,1 Ao), được hình thành từ các 

đơn vị sơ cấp TO4,(tứ diện TO4, T = Si, Al) và các đơn vị thứ cấp là vòng kép 

4 (double 4-ring, D4R) - Hình 1. 

Zeolit A có thành phần hoá học như sau: Na12[(AlO2)12(SiO2)12]27H2O 

 Zeolit A là zeolit giàu Al nhất, có tỷ lệ Si/Al = 1. Chính vì cấu trúc 

giàu Al, zeolit A không bền khi nung ở nhiệt độ cao. Zeolit A có nhiều ứng 

dụng trong công nghiệp hoá chất, đặc biệt dùng làm chất hút ẩm, tách nước 

trong môi trường khí và lỏng (tách nước để tạo cồn tuyệt đối). 

 

 
 

Hình 1. Cấu trúc zeolit A 

Để có thể dùng làm chất tách nước có hiệu quả và triệt để, những mẫu 

zeolit A tổng hợp cần phải nung để loại bỏ nước có trong cấu trúc zeolit A. 

Phương pháp phân tích nhiệt (thermal analysis) là phương pháp được áp dụng 

nhiều nhất để xác định hàm lượng tách nước cũng như sự thay đổi cấu trúc 

zeolit theo nhiệt độ. 

 


Phụ lục 6


Hoàn thiện quy trình công nghệ nung


 bột zeolit A

Zeolit là aluminosilicat có cấu trúc tinh thể, hệ mao quản đồng nhất. Zeolit A là loại có kích thước mao quản nhỏ (4,1 Ao), được hình thành từ các đơn vị sơ cấp TO4,(tứ diện TO4, T = Si, Al) và các đơn vị thứ cấp là vòng kép 4 (double 4-ring, D4R) - Hình 1.


Zeolit A có thành phần hoá học như sau: Na12[(AlO2)12(SiO2)12]27H2O



Zeolit A là zeolit giàu Al nhất, có tỷ lệ Si/Al = 1. Chính vì cấu trúc giàu Al, zeolit A không bền khi nung ở nhiệt độ cao. Zeolit A có nhiều ứng dụng trong công nghiệp hoá chất, đặc biệt dùng làm chất hút ẩm, tách nước trong môi trường khí và lỏng (tách nước để tạo cồn tuyệt đối).
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Hình 1. Cấu trúc zeolit A


Để có thể dùng làm chất tách nước có hiệu quả và triệt để, những mẫu zeolit A tổng hợp cần phải nung để loại bỏ nước có trong cấu trúc zeolit A.


Phương pháp phân tích nhiệt (thermal analysis) là phương pháp được áp dụng nhiều nhất để xác định hàm lượng tách nước cũng như sự thay đổi cấu trúc zeolit theo nhiệt độ.


Phương pháp phân tích nhiệt bao gồm DTA (differetial thermal analysis). Phương pháp DTA cho phép xác định nhiệt độ, ở nhiệt độ đó phản ứng thu nhiệt (endothermic) hay phản ứng toả nhiệt (exdothermic) xảy ra, từ đó có thể thu được những thông tin về bản chất và cấu trúc của zeolit (Hình2).
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Hình 2. Giản đồ phần tích nhiệt vi sai (DTA)


Đường DTA của zeolit A được trình bày trong hình 3
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Hình 3. Giản đồ DTA của zeolit A


Giản đồ DTA của zeolit A theo nhiệt độ nung bao gồm hai quá trình: thu nhiệt (0 -500oC) và toả nhiệt (500 - 600oC). Như ta đã biết, quá trình dehydrat loại nước là quá trình thu nhiệt, maximum ở 150oC và 250oC là tương ứng với nhiệt độ mất nước vật lý (nước bị hấp phụ vật lý) va mất nước hoá học (nước bị hấp phụ hoá học). Các maximum ở 510oC tương ứng với sự thay đổi, phá vỡ cấu trúc (phản ứng toả nhiệt). ở nhiệt độ này, hoặc chuyển sang pha tinh thể khác (cristobalitte).


Để có thể định lượng được hàm lượng nước mất quá trình này nung ở nhiệt độ khác nhau, đường TGA của zeolit A được trình bày trong hình 4.
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Hình 4. Giản đồ TGA của mẫu zeolit A


Từ hình 4 ta thấy, mất nước vật lý chủ yếu xảy ra trong vùng T = 100 - 150oC và mất nước hoá học xảy ra chủ yếu ở vùng T = 200 - 450oC, ở nhiệt độ > 500oC, mất nước là do cấu trúc thay đổi hoặc bị phá vỡ tạo vô định hình.


Để có được nhiều thông tin về sự thay đổi cấu trúc cũng như độ tinh thể của zeolit A, chúng tôi đã sử dụng phương pháp hồng ngoại (IR) và nhiễu xạ tia X (XRD). 


Phổ hồng ngoại của zeolit A nung ở các nhiệt độ khác nhau được thể hiện trong hình 5. Phổ hồng ngoại là một phương pháp thường được dùng để xác định cấu trúc cũng như độ tinh thể của zeolit một cách định tính. Từ hình 5 ta thấy, các đám phổ đặc trưng cho dao động hoá trị đối xứng và bất đối xứng của mẫu zeolit A nghiên cứu giống với phổ chuẩn của zeolit A đã được công bố. Đối với zeolit A, đám phổ ở tần số 540 - 550cm-1 trong vùng dao động mạng là đặc trưng cho cấu trúc (dao động vòng 4 kép) và độ tinh thể (cường độ pic).


 
Đối với các mẫu nung ở nhiệt độ thấp (300 -500oC), cường độ pic của đám phổ ở tần số 540 - 550cm-1 lớn và hầu như không thay đổi, chứng tỏ mẫu zeolit A vẫn giữ được độ tinh thể cao đến nhiệt độ nung 500oC. Tuy nhiên, khi tăng nhiệt độ nung lên 600oC cường độ pic giảm đáng kể (~ 30%) so với mẫu nung ở 300 - 500oC. Từ kết quả này có thể kết luận là ở nhiệt độ cao (600oC) độ tinh thể bị giảm đáng kể (vô định hình hoá).




Tần số (cm-1)


Hình 5. Phổ hồng ngoại của zeolit A trong vùng dao động mạng nung ở 300oC (1); 500oC (2) và 600oC (3)


Để xác định một cách định tính ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến cấu trúc và độ tinh thể của zeolit A, chúng tôi đã tiến hành đo XRD của các mẫu zeolit A nung ở các nhiệt độ khác nhau. Hình 6 trình bày sự phụ thuộc của độ tinh thể vào nhiệt độ nung.
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Hình 6. ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến độ tinh thể của zeolit A


Khi nung ở nhiệt độ từ 200oC đến 400oC độ tinh thể vẫn giữ được 100%. Khi tăng nhiệt độ nung từ 400 lên 500oC bắt đầu có hiện tượng giảm độ tinh thể, song không đáng kể (2 - 3%). Tuy nhiên, khi nung ở nhiệt độ 600oC độ tinh thể của zeolit A giảm đáng kể (~30%). Sự giảm độ tinh thể của zeolit là do quá trình vô định hình hoá khi nung ở nhiệt độ cao (so sánh phổ (a) và (b) trong hình 7).




Hình 7. Phổ XRD của mẫu zeolit A nung ở 3000C (a)


 và nung ở 600oC (b)


Như vậy nhiệt độ thích hợp để nung zeolit A là từ 300 - 500oC. Tuy nhiên, khi xác đinh hàm lượng H2O mất do quá trình nung ở các nhiệt độ là rất khác nhau (thời gian nung là 3 giờ)(hình 4):


· ở 300oC, 13% trọng lượng giảm (tương ứng với H2O mất).


· ở 500oC, 18-20% trọng lượng giảm (giá trị lý thuyết có thể đạt được).


· ở 600oC, ~ 23% trọng lượng giảm (cao hơn giá trị lý thuyết có thể đạt được, xảy ra quá trình mất nước do phá huỷ cấu trúc).


Như vậy chỉ có ở nhiệt độ 500oC, trong thời gian 3 giờ là có thể loại bỏ hoàn toàn H2O trong mao quản, còn ở các nhiệt độ thấp hơn 300, 400oC, H2O vẫn còn đáng kể trong mao quản zeolit A


· Để có thể tối ưu hoá nhiệt độ và thời gian nung, chúng tôi tiến hành nung mẫu zeolit A ở các thời gian  và nhiệt độ khác nhau: ở 500oC,       t = 1, 2, 3 giờ và ở 300 và 400oC, t= 4, 6, 8, 10, 15 giờ.


· H2O được loại bỏ hoàn toàn đối vơi mẫu nung ở 3000C, thời gian 15 giờ, và mẫu nung ở 4000C, thời gian 10 giờ.


Như kết quả đã trình bày ở trên, để loại bỏ nước triệt để trong mao quản zeolit A, đòi hỏi phải nung thời gian dài (10 - 15 giờ), nếu nung ở nhiệt độ thấp (300 - 400oC) trong khi chỉ cần 3 giờ khi nung ở 500oC. Theo chúng tôi, nung ở 500oC, thời gian 3 giờ là điều kiện tối ưu để loại bỏ triệt để H2O trong mao quản zeolit mà vẫn giữ được cấu trúc ổn định (độ tinh thể cao: 96 - 97%) và giá thành nung thấp do thời gian nung ngắn, tiết kiện năng lượng.


Toả nhiệt



(Exdo)







Thu nhiệt



(Endo)







Thay đổi nhiệt độ 







0







Nhiệt độ (







Thay đổi nhiệt độ 







Nhiệt độ (oC)







Hàm lượng nước mất (%)







Nhiệt độ (oC)







1







3







2







100







b







a







500







700







300







25







20







15







10







0











PAGE  



catal�
phu luc 6.doc�



Phương pháp phân tích nhiệt bao gồm DTA (differetial thermal 

analysis). Phương pháp DTA cho phép xác định nhiệt độ, ở nhiệt độ đó phản 

ứng thu nhiệt (endothermic) hay phản ứng toả nhiệt (exdothermic) xảy ra, từ 

đó có thể thu được những thông tin về bản chất và cấu trúc của zeolit 

(Hình2). 
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Hình 2. Giản đồ phần tích nhiệt vi sai (DTA) 

Đường DTA của zeolit A được trình bày trong hình 3 
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Hình 3. Giản đồ DTA của zeolit A 

 



Giản đồ DTA của zeolit A theo nhiệt độ nung bao gồm hai quá trình: 

thu nhiệt (0 -500oC) và toả nhiệt (500 - 600oC). Như ta đã biết, quá trình 

dehydrat loại nước là quá trình thu nhiệt, maximum ở 150oC và 250oC là 

tương ứng với nhiệt độ mất nước vật lý (nước bị hấp phụ vật lý) va mất nước 

hoá học (nước bị hấp phụ hoá học). Các maximum ở 510oC tương ứng với sự 

thay đổi, phá vỡ cấu trúc (phản ứng toả nhiệt). ở nhiệt độ này, hoặc chuyển 

sang pha tinh thể khác (cristobalitte). 

Để có thể định lượng được hàm lượng nước mất quá trình này nung ở 

nhiệt độ khác nhau, đường TGA của zeolit A được trình bày trong hình 4. 
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Hình 4. Giản đồ TGA của mẫu zeolit A 

Từ hình 4 ta thấy, mất nước vật lý chủ yếu xảy ra trong vùng T = 100 - 

150oC và mất nước hoá học xảy ra chủ yếu ở vùng T = 200 - 450oC, ở nhiệt 

độ > 500oC, mất nước là do cấu trúc thay đổi hoặc bị phá vỡ tạo vô định 

hình. 

Để có được nhiều thông tin về sự thay đổi cấu trúc cũng như độ tinh 

thể của zeolit A, chúng tôi đã sử dụng phương pháp hồng ngoại (IR) và nhiễu 

xạ tia X (XRD).  

 



Phổ hồng ngoại của zeolit A nung ở các nhiệt độ khác nhau được thể 

hiện trong hình 5. Phổ hồng ngoại là một phương pháp thường được dùng để 

xác định cấu trúc cũng như độ tinh thể của zeolit một cách định tính. Từ hình 

5 ta thấy, các đám phổ đặc trưng cho dao động hoá trị đối xứng và bất đối 

xứng của mẫu zeolit A nghiên cứu giống với phổ chuẩn của zeolit A đã được 

công bố. Đối với zeolit A, đám phổ ở tần số 540 - 550cm-1 trong vùng dao 

động mạng là đặc trưng cho cấu trúc (dao động vòng 4 kép) và độ tinh thể 

(cường độ pic). 

  Đối với các mẫu nung ở nhiệt độ thấp (300 -500oC), cường độ pic của 

đám phổ ở tần số 540 - 550cm-1 lớn và hầu như không thay đổi, chứng tỏ 

mẫu zeolit A vẫn giữ được độ tinh thể cao đến nhiệt độ nung 500oC. Tuy 

nhiên, khi tăng nhiệt độ nung lên 600oC cường độ pic giảm đáng kể (~ 30%) 

so với mẫu nung ở 300 - 500oC. Từ kết quả này có thể kết luận là ở nhiệt độ 

cao (600oC) độ tinh thể bị giảm đáng kể (vô định hình hoá). 
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Tần số (cm-1) 

Hình 5. Phổ hồng ngoại của zeolit A trong vùng dao động mạng nung ở 

300oC (1); 500oC (2) và 600oC (3) 

 



Để xác định một cách định tính ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến cấu 

trúc và độ tinh thể của zeolit A, chúng tôi đã tiến hành đo XRD của các mẫu 

zeolit A nung ở các nhiệt độ khác nhau. Hình 6 trình bày sự phụ thuộc của 

độ tinh thể vào nhiệt độ nung. 

 

 

Hình 6. ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến độ tinh thể của zeolit A 

 

Khi nung ở nhiệt độ từ 200oC đến 400oC độ tinh thể vẫn giữ được 

100%. Khi tăng nhiệt độ nung từ 400 lên 500oC bắt đầu có hiện tượng giảm 

độ tinh thể, song không đáng kể (2 - 3%). Tuy nhiên, khi nung ở nhiệt độ 

600oC độ tinh thể của zeolit A giảm đáng kể (~30%). Sự giảm độ tinh thể của 

zeolit là do quá trình vô định hình hoá khi nung ở nhiệt độ cao (so sánh phổ 

(a) và (b) trong hình 7). 
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Hình 7. Phổ XRD của mẫu zeolit A nung ở 3000C (a) 

 và nung ở 600oC (b) 

Như vậy nhiệt độ thích hợp để nung zeolit A là từ 300 - 500oC. Tuy 

nhiên, khi xác đinh hàm lượng H2O mất do quá trình nung ở các nhiệt độ là 

rất khác nhau (thời gian nung là 3 giờ)(hình 4): 

- ở 300oC, 13% trọng lượng giảm (tương ứng với H2O mất). 

- ở 500oC, 18-20% trọng lượng giảm (giá trị lý thuyết có thể đạt được). 

- ở 600oC, ~ 23% trọng lượng giảm (cao hơn giá trị lý thuyết có thể đạt 

được, xảy ra quá trình mất nước do phá huỷ cấu trúc). 

Như vậy chỉ có ở nhiệt độ 500oC, trong thời gian 3 giờ là có thể loại bỏ 

hoàn toàn H2O trong mao quản, còn ở các nhiệt độ thấp hơn 300, 400oC, H2O 

vẫn còn đáng kể trong mao quản zeolit A 

 



- Để có thể tối ưu hoá nhiệt độ và thời gian nung, chúng tôi tiến hành 

nung mẫu zeolit A ở các thời gian  và nhiệt độ khác nhau: ở 500oC,       

t = 1, 2, 3 giờ và ở 300 và 400oC, t= 4, 6, 8, 10, 15 giờ. 

- H2O được loại bỏ hoàn toàn đối vơi mẫu nung ở 3000C, thời gian 15 

giờ, và mẫu nung ở 4000C, thời gian 10 giờ. 

Như kết quả đã trình bày ở trên, để loại bỏ nước triệt để trong mao 

quản zeolit A, đòi hỏi phải nung thời gian dài (10 - 15 giờ), nếu nung ở nhiệt 

độ thấp (300 - 400oC) trong khi chỉ cần 3 giờ khi nung ở 500oC. Theo chúng 

tôi, nung ở 500oC, thời gian 3 giờ là điều kiện tối ưu để loại bỏ triệt để H2O 

trong mao quản zeolit mà vẫn giữ được cấu trúc ổn định (độ tinh thể cao: 96 

- 97%) và giá thành nung thấp do thời gian nung ngắn, tiết kiện năng lượng. 

 



Phụ lục 7 

 

Đề tài:“Nghiên cứu quy trình xác định dung lượng và 

tốc độ hấp phụ H2O của zeolit” 
 

1. Mở đầu: 

Zeolit là aluminosilicat tinh thể chứa đựng bên trong nó các hốc rỗng cùng với 

các phân tử nước và cation. Trên bề mặt zeolit tồn tại nhóm ưa nước (hydrophylic) và 

kỵ nước (hydrophobic). Nói chung zeolit là vật liệu có bề mặt phân cực, ưa nước (trừ 

một số zeolite có tỉ số Si/Al cao), vì trên bề mặt có chứa các ion bù trừ điện tích (Na+, 

Ca2+, K+…), các nhóm Si-O-Al có mô men lưỡng cực lớn[1]. 

 Như vật zeolit (giàu nhôm – Ví dụ zeolit A) là một vật liệu hấp phụ ưa nước, có 

bề mặt riêng lớn, có hệ mao quản nhỏ, cấu trúc tinh thể đồng đều, độ xốp lớn, nên hấp 

phụ rất mạnh các phân tử có cực, đặc biệt là đối với nước (H2O). 

 Khả năng hấp phụ và lực hấp phụ hơi nước của zeolit (4A) hơn hẳn so với 

silicagel và oxyt nhôm (hình 1)[ 2]. 

 

RH, % 

 

 

q,
 k

l%
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Các đường đẳng nhiệt hấp phụ H2O trên zeolit (4A), silicagel và soxit nhôm 

Từ hình 1 thấy rằng, ở độ ẩm tương đối (RH-Relative humidity) > 40-50%, dung 

lượng hấp phụ H2O của silicagel và oxyt nhôm lớn hơn so với zeolit. Nhưng với 

RH<40%, khả năng hấp phụ nước của zeolit lớn hơn nhiều lần so với silicagel hoặc 

oxyt nhôm. Đặc biệt ở RH khá thấp (<10%) tức là ở đó áp suất hơi nước bão hoà rất 

nhỏ thì khả năng hấp phụ H2O của zeolit vẫn cao như ở RH lớn, trong khi silicagel hoặc 

oxyt nhôm hầu như không có khả năng hấp phụ H2O. 

 


Phụ lục 7


Đề tài:“Nghiên cứu quy trình xác định dung lượng và tốc độ hấp phụ H2O của zeolit”


1. Mở đầu:


Zeolit là aluminosilicat tinh thể chứa đựng bên trong nó các hốc rỗng cùng với các phân tử nước và cation. Trên bề mặt zeolit tồn tại nhóm ưa nước (hydrophylic) và kỵ nước (hydrophobic). Nói chung zeolit là vật liệu có bề mặt phân cực, ưa nước (trừ một số zeolite có tỉ số Si/Al cao), vì trên bề mặt có chứa các ion bù trừ điện tích (Na+, Ca2+, K+…), các nhóm Si-O-Al có mô men lưỡng cực lớn[1].



Như vật zeolit (giàu nhôm – Ví dụ zeolit A) là một vật liệu hấp phụ ưa nước, có bề mặt riêng lớn, có hệ mao quản nhỏ, cấu trúc tinh thể đồng đều, độ xốp lớn, nên hấp phụ rất mạnh các phân tử có cực, đặc biệt là đối với nước (H2O).



Khả năng hấp phụ và lực hấp phụ hơi nước của zeolit (4A) hơn hẳn so với silicagel và oxyt nhôm (hình 1)[ 2].


[image: image1.wmf]0


5


10


15


20


25


0


100


200


300


400


500


600


Thời gian (phút)


Lựong hơi nước bị hấp phụ


%a (g/g)


RPT-Z


Silicagel




Hình 1: Các đường đẳng nhiệt hấp phụ H2O trên zeolit (4A), silicagel và soxit nhôm


Từ hình 1 thấy rằng, ở độ ẩm tương đối (RH-Relative humidity) > 40-50%, dung lượng hấp phụ H2O của silicagel và oxyt nhôm lớn hơn so với zeolit. Nhưng với RH<40%, khả năng hấp phụ nước của zeolit lớn hơn nhiều lần so với silicagel hoặc oxyt nhôm. Đặc biệt ở RH khá thấp (<10%) tức là ở đó áp suất hơi nước bão hoà rất nhỏ thì khả năng hấp phụ H2O của zeolit vẫn cao như ở RH lớn, trong khi silicagel hoặc oxyt nhôm hầu như không có khả năng hấp phụ H2O.


Xét về mặt động học hấp phụ, thì zeolite (4A) có tốc độ hấp phụ nhanh hơn nhiều so với silicagel (hình 2) [ 2].
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Từ hình 2 thấy rằng, ở áp suất hơi nước nhỏ (PH2O=4mmHg), silicagel không có khả năng hấp phụ hơi nước, trong khi zeolit có khả năng hấp phụ bão hoà chỉ sau khoảng 400 phút (6-7 giờ).



Từ những kết quả nghiên cứu trên, có thể rút ra nhận xét rằng: zeolit có khả năng hấp phụ H2O ở độ ẩm tương đối thấp với tốc độ hấp phụ cao, lực hấp phụ mạnh. Đây là đặc điểm rất đặc trưng để nhận dạng cũng như đánh giá chất lượng của sản phẩm zeolit. Căn cứ vào nhận xét trên, chúng tôi đã nghiên cứu  qui trình đơn giản, chính xác để xác định nhanh dung lượng và tốc độ hấp phụ H2O của zeolit nhằm nhận biết, đánh giá sự thay đổi chất lượng trong quá trình tổng hợp và biến tính zeolit.


2. Thực nghiệm


1) Phương pháp xác định tốc độ hấp phụ:Các thiết bị gồm: 


  + Một bình kín được cách nhiệt với môi trường




        + Thiết bị xác định độ ẩm và nhiệt độ




        + Cốc đựng mẫu


Thiết bị xác định độ ẩm và nhiệt độ được đặt trong bình kín. Bình kín đựợc đưa về độ ẩm tương đối (RH) 75% ở nhiệt độ 350C, sau đó đưa cốc đựng mẫu vào bình. Ghi độ ẩm trong bình liên tục 5 phút một lần cho đến khi độ ẩm tương đối  giảm xuống 20%. Lượng mẫu zeolit ẩm được lấy như nhau. Nung ở 4500C trong 3h, hạ nhiệt độ đến 350C. Sau đó đưa ào bình đo độ ẩm. Đây là phương pháp đề xuất bởi phòng Hoá lý Bề mặt lần đầu tiên ở Việt Nam (chưa thấy các sơ đồ tương tự được cống bố).


2) Phương pháp xác định dung lượng hấp phụ:Các thiết bị bao gồm: 


    + Thiết bị gia nhiệt





    + Hệ thống khí





    + Thiết bị tạo độ ẩm với áp suất hơi nước bão hoà 4mmHg





    + Cân điện tử với sai số 0,0001


Trước tiên, một lượng mẫu xác định được nung trong dòng khí N2 với tốc độ 2lít/giờ ở nhiệt độ 4500C trong 3h để loại hết phần nước bị hấp phụ trong các mao quản zeolit.. Sau đó mẫu được xác định khối lượng ban đầu (mđ) và giữ ở 400C. Tiếp theo, mẫu được cho hấp phụ bão hoà hơi nước bằng dòng khí N2 thổi hơi nước từ thiết bị tạo độ ẩm ống. Cân lại khối lượng mẫu 60 phút một lần cho dến khi khối lượng không đổi (m​c). Dung lượng hấp phụ nước được tính theo công thức sau:






  
Khối lượng đầu (mđ) – Khối lượng cuối (mc)
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Dung lượng (%)    =                                                                        x100%


  Khối lượng đầu (mđ) 


3. Các kết quả  nghiên cứu


1)Nhận dạng zeolit:


· Phương pháp phổ hồng ngoại:


Trên hình 3 biểu diễn phổ IR của zeolite X, A. Dựa vào tỉ lệ các nhóm phổ 460cm-1 và 560cm-1 có thể phân biệt được zeolit A và X. Nếu tỉ số đám phổ 560/460 <1đó là zeolit X(Việt Nam). Ngược lại, nếu tỉ số 560/460 >1, đây là zeolit A[1]. Từ hình này cũng dễ dàng nhận thấy rằng zeolit TQ (Trung Quốc) và zeolit VN (Việt NAm) là zeolit X. Đối với silicagel là chất vô định hình, không xuất hiện đám phổ vùng 560cm-1
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Dung lượng hấp phụ H2O của các mẫu zeolit X (VN), X (TQ), A và silicagel được trình bày trên hình 4. Từ hình 4 thấy rằng, dung lượg hấp phụ của zeolite A luôn nhỏ hơn dung lượng hấp phụ của zeolite X. Như vậy ở PH2O=4mmHg so sánh các zeolit A và X có cùng độ tinh thể (~100%), thì zeolit A luôn luôn có dung lượng hấp phụ nhỏ hơn zeolit X, trong khi dung lượng hấp phụ của silicagel gần như bằng 0. Đây là một thông số để nhận dạng zeolite so với vật liệu rắn xốp khác và phân biệt các zeolit khác nhau.
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Hơn nữa, tốc độ hấp phụ hơi H2O của các loại zeolite khác nhau là khác nhau. Từ hình 5, thấy rằng zeolite X có tốc độ hấp phụ nhanh hơn so với zeolite A, do kích thước mao quản trong zeolite X lớn hơn so vớitrong zeolit A.


[image: image7.wmf]0


10


20


30


40


50


60


70


80


0


10


20


30


40


50


60


65


70


80


90


100


110


120


130


140


150


160


170


Thời gian (phút)


RH (%)


Zeolit X (100)


Zeolit X (25)


Zeolit X (35)




Để giảm độ ẩm tương đối RH từ 80% xuống 20%, zeolit X chỉ mất khoảng 40-50 phút, trong khi zeolit A phải cần thời gian dài hơn là 80 phút.


Như vậy, có thể nhận xét rằng, sử dụng phương pháp đo dung lượng hấp phụ hơi H2O ở P=4mmHg có thể nhanh chóng nhận biết và phân biệt được các loại zeolit với các vật liệu khác.


2) Đánh giá chất lượng zeolit 



Như đã trình bày ở trên, zeolit tinh thể có dung lượng cũng như tốc độ hấp phụ hơi nước cao ngay cả ở áp suất hơi nước bão hoà thấp. Khi độ tinh thể trong zeolit giảm, khả năng hấp phụ nước cũng giảm. Dựa vào nhận xét này, chúng tôi đã đo dung lượng và tốc độ hấp phụ hơi H2O theo thời gian làm việc của zeolit, nhằm đánh giá được độ bền, thời gian sống cũng như độ tinh thể của zeolit.



Trên hình 6, 7 thấy rằng, zeolit X (100) với độ tinh thể ~100% (hình 6) có dung lượng hấp phụ cao (22%) và tốc độ hấp phụ lớn (thời gian hấp phụ 60 phút). ở các mẫu zeolit X (25) và X(35) có độ tinh thể là 25% và 35% (hình 6) thì dung lượng hấp phụ hơi H2O giảm đi chỉ còn 11,3% và 9,7% tương ứng (hình 7). Tương tự, tốc độ hấp phụ H2O (hình 8) cũng giảm dần theo trật tự X (100)>X (35) > X (25).
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Như vậy có thể nói rằng, so sánh dung lượng và tốc độ hấp phụ H2O của zeolit, có thể xác định bán định lượng độ tinh thể của chúng.


4. Kết luận chung:



Từ các kết quả nghiên cứu ở trên, có thể có kết luận sau:


· Đã xác định được qui trình đo dung lượng hấp phụ hơi H2O ở áp suất hơi nước bão hoà P=4mmHg đơn giản và thuận tiện


· Thiết lập qui trình xác định dung lượng với tốc độ hấp phụ hơi H2O trên các mẫu vật liệu rắn xốp thích hợp để nhận dạng và đánh giá  nhanh sản phẩm zeolit.


Tài liệu tham khảo


1. Breck. D.W. (1974). Zeolite  molecular sieves. John Wiley & Sons. New York.


2. S. Knacbel, Pressure swing adsorption, VCH publishers, New York, 1994

q, kl%
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Hình 2: Động học hấp phụ H2O trên zeolit (4A) và Silicagel



Điều kiện hấp phụ, P(H2O) = 4mmHg, ToC = 40oC







Hình 3. Phổ IR của các mẫu
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Hình  5. Tốc độ hấp phụ của các mẫu
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Hình  4. Dung lượng hấp phụ của các mẫu
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Hình 6. Phổ IR của các mẫu zeolit X có độ tinh thể khác nhau







Hình 7. Dung lượng hấp phụ của các mẫu zeolit X có độ tinh thể khác nhau
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Hình 8. Tốc độ hấp phụ của các mẫu zeolit X có độ tinh thể khác nhau
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Xét về mặt động học hấp phụ, thì zeolite (4A) có tốc độ hấp phụ nhanh hơn 

nhiều so với silicagel (hình 2) [ 2]. 

 

0

5

10

15

20

25

0 100 200 300 400 500 600

Thời g ian  (phút)

L
ùo

ng
 h

ơi
 n
−í

c 
bị

 h
ấp

 p
hô

%
a 

(g
/g

)

RPT-Z

Silicagel

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 2: Động học hấp phụ H2O trên zeolit (4A) và Silicagel 

Điều kiện hấp phụ, P(H2O) = 4mmHg, ToC = 40oC 
 

 

Từ hình 2 thấy rằng, ở áp suất hơi nước nhỏ (PH2O=4mmHg), silicagel không có 

khả năng hấp phụ hơi nước, trong khi zeolit có khả năng hấp phụ bão hoà chỉ sau 

khoảng 400 phút (6-7 giờ). 

 Từ những kết quả nghiên cứu trên, có thể rút ra nhận xét rằng: zeolit có khả năng 

hấp phụ H2O ở độ ẩm tương đối thấp với tốc độ hấp phụ cao, lực hấp phụ mạnh. Đây là 

đặc điểm rất đặc trưng để nhận dạng cũng như đánh giá chất lượng của sản phẩm zeolit. 

Căn cứ vào nhận xét trên, chúng tôi đã nghiên cứu  qui trình đơn giản, chính xác để xác 

định nhanh dung lượng và tốc độ hấp phụ H2O của zeolit nhằm nhận biết, đánh giá sự 

thay đổi chất lượng trong quá trình tổng hợp và biến tính zeolit. 

2. Thực nghiệm 

1) Phương pháp xác định tốc độ hấp phụ:Các thiết bị gồm:  

  + Một bình kín được cách nhiệt với môi trường 

          + Thiết bị xác định độ ẩm và nhiệt độ 

          + Cốc đựng mẫu 

Thiết bị xác định độ ẩm và nhiệt độ được đặt trong bình kín. Bình kín đựợc đưa 

về độ ẩm tương đối (RH) 75% ở nhiệt độ 350C, sau đó đưa cốc đựng mẫu vào bình. Ghi 

độ ẩm trong bình liên tục 5 phút một lần cho đến khi độ ẩm tương đối  giảm xuống 

20%. Lượng mẫu zeolit ẩm được lấy như nhau. Nung ở 4500C trong 3h, hạ nhiệt độ đến 

350C. Sau đó đưa ào bình đo độ ẩm. Đây là phương pháp đề xuất bởi phòng Hoá lý Bề 

mặt lần đầu tiên ở Việt Nam (chưa thấy các sơ đồ tương tự được cống bố). 

 



2) Phương pháp xác định dung lượng hấp phụ:Các thiết bị bao gồm:  

    + Thiết bị gia nhiệt 

       + Hệ thống khí 

       + Thiết bị tạo độ ẩm với áp suất hơi nước bão hoà 4mmHg 

       + Cân điện tử với sai số 0,0001 

Trước tiên, một lượng mẫu xác định được nung trong dòng khí N2 với tốc độ 

2lít/giờ ở nhiệt độ 4500C trong 3h để loại hết phần nước bị hấp phụ trong các mao quản 

zeolit.. Sau đó mẫu được xác định khối lượng ban đầu (mđ) và giữ ở 400C. Tiếp theo, 

mẫu được cho hấp phụ bão hoà hơi nước bằng dòng khí N2 thổi hơi nước từ thiết bị tạo 

độ ẩm ống. Cân lại khối lượng mẫu 60 phút một lần cho dến khi khối lượng không đổi 

(mc). Dung lượng hấp phụ nước được tính theo công thức sau: 

       Khối lượng đầu (mđ) – Khối lượng cuối (mc) 

  Dung lượng (%)    =                                                                        x100% 

  Khối lượng đầu (mđ)  

3. Các kết quả  nghiên cứu 

1)Nhận dạng zeolit: 

• Phương pháp phổ hồng ngoại: 

Trên hình 3 biểu diễn phổ IR của zeolite X, A. Dựa vào tỉ lệ các nhóm phổ 460cm-1 và 

560cm-1 có thể phân biệt được zeolit A và X. Nếu tỉ số đám phổ 560/460 <1đó là zeolit 

X(Việt Nam). Ngược lại, nếu tỉ số 560/460 >1, đây là zeolit A[1]. Từ hình này cũng dễ 

dàng nhận thấy rằng zeolit TQ (Trung Quốc) và zeolit VN (Việt NAm) là zeolit X. Đối 

với silicagel là chất vô định hình, không xuất hiện đám phổ vùng 560cm-1 
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Hình  4. Dung lượng hấp phụ của các mẫu 

Dung lượng hấp phụ H2O của các mẫu zeolit X (VN), X (TQ), A và silicagel 

được trình bày trên hình 4. Từ hình 4 thấy rằng, dung lượg hấp phụ của zeolite A luôn 

nhỏ hơn dung lượng hấp phụ của zeolite X. Như vậy ở PH2O=4mmHg so sánh các zeolit 

A và X có cùng độ tinh thể (~100%), thì zeolit A luôn luôn có dung lượng hấp phụ nhỏ 

hơn zeolit X, trong khi dung lượng hấp phụ của silicagel gần như bằng 0. Đây là một 

thông số để nhận dạng zeolite so với vật liệu rắn xốp khác và phân biệt các zeolit khác 

nhau. 

 Hơn nữa, tốc độ hấp phụ hơi H2O của các loại zeolite khác nhau là khác nhau. 

Từ hình 5, thấy rằng zeolite X có tốc độ hấp phụ nhanh hơn so với zeolite A, do kích 

thước mao quản trong zeolite X lớn hơn so vớitrong zeolit A. 
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Hình  5. Tốc độ hấp phụ của các mẫu

 



Để giảm độ ẩm tương đối RH từ 80% xuống 20%, zeolit X chỉ mất khoảng 40-50 

phút, trong khi zeolit A phải cần thời gian dài hơn là 80 phút. 

Như vậy, có thể nhận xét rằng, sử dụng phương pháp đo dung lượng hấp phụ hơi 

H2O ở P=4mmHg có thể nhanh chóng nhận biết và phân biệt được các loại zeolit với 

các vật liệu khác. 

 

2) Đánh giá chất lượng zeolit  

 Như đã trình bày ở trên, zeolit tinh thể có dung lượng cũng như tốc độ hấp phụ 

hơi nước cao ngay cả ở áp suất hơi nước bão hoà thấp. Khi độ tinh thể trong zeolit 

giảm, khả năng hấp phụ nước cũng giảm. Dựa vào nhận xét này, chúng tôi đã đo dung 

lượng và tốc độ hấp phụ hơi H2O theo thời gian làm việc của zeolit, nhằm đánh giá 

được độ bền, thời gian sống cũng như độ tinh thể của zeolit. 

 Trên hình 6, 7 thấy rằng, zeolit X (100) với độ tinh thể ~100% (hình 6) có dung 

lượng hấp phụ cao (22%) và tốc độ hấp phụ lớn (thời gian hấp phụ 60 phút). ở các mẫu 

zeolit X (25) và X(35) có độ tinh thể là 25% và 35% (hình 6) thì dung lượng hấp phụ 

hơi H2O giảm đi chỉ còn 11,3% và 9,7% tương ứng (hình 7). Tương tự, tốc độ hấp phụ 

H2O (hình 8) cũng giảm dần theo trật tự X (100)>X (35) > X (25). 
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Như vậy có thể nói rằng, so sánh dung lượng và tốc độ hấp phụ H2O của zeolit, 

có thể xác định bán định lượng độ tinh thể của chúng. 

 

4. Kết luận chung: 

 Từ các kết quả nghiên cứu ở trên, có thể có kết luận sau: 

- Đã xác định được qui trình đo dung lượng hấp phụ hơi H2O ở áp suất hơi nước bão 

hoà P=4mmHg đơn giản và thuận tiện 

- Thiết lập qui trình xác định dung lượng với tốc độ hấp phụ hơi H2O trên các mẫu 

vật liệu rắn xốp thích hợp để nhận dạng và đánh giá  nhanh sản phẩm zeolit. 
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